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Bài i
Chương i: căn bản về phần mềm MicroStation

I.1. Làm việc với các Design File

File dữ liệu của MicroStation gọi là Design file. MicroStation chỉ cho phép người sử dụng làm việc với một Design file tại một thời điểm. File này gọi là Active Design File.
I.1.1. Tạo Design file( tạo file làm việc)
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1. Khởi động MicroStation 


Xuất hiện hộp hội thoại:
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Từ file chọn New xuất hiện hộp hội thoại Create Design File:
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2. Chọn đường dẫn cần chứa file (thư mục) và 
đánh tên file vào thư mục đó.

3. Chọn Seed file (vn2d.dgn) bằng cách 
vào Select xuất hiện hộp hội thoại:
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4. Bấm OK

OK
       OK để thực hiện các lệnh trên.
 I.1.2. Cách mở một Desgin file
Khởi động MicroStation  tìm đường dẫn và tên file vừa tạo.

I.1.3. Mở một file tham chiếu( Reference file)

- Lệnh này được dùng khi đã mở một file hiện hành( Active File)
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I.1.3.1. Từ thanh menu vào File
 Chọn Reference xuất hiện hộp thoại sau:
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I.1.3.2. Từ thanh menu của hộp hội thoại Reference file vào Tool        chọn Attach xuất hiện hộp hội thoại Attach Reference File:
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I.1.3.3. Chọn thư mục chứa file 
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I.1.3.4. Chọn tên file cần tham chiếu            xuất hiện hộp thoại :
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-  Đánh dấu vào ô Display (trong hộp hội thoại) khi muốn hiển thị file tham khảo đang được chọn.

- Đánh dấu vào ô Snap khi muốn bật chế độ bắt điểm đối với Reference file.

- Đánh dấu vào Locate khi muốn xem thông tin của đối tượng hoặc coppy đối tượng.

Chú ý: Muốn tham chiếu nhiều file dưới dạng Reference file ta cũng làm các thao tác như trên.
I.1.4. Cách bật (tắt) các lớp trong Reference File
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Vào Setting trong hộp hội thoại Reference File           Chọn Levels xuất hiện hội sau:
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Tại đây ta muốn bật( tắt) các lớp tuỳ ý ( Các lớp thể hiện màu đen là các lớp được bật, các lớp có màu xám là các lớp đã được tắt)

I.1.5. Sắp xếp các File tham chiếu trong trường hợp chiếu nhiều file:
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Vào Setting trong hộp hội thoại Reference File          Chọn Update Sequence  xuất hiện hộp thoại sau:
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Muốn Sắp xếp ta chỉ cần vào ô Up hoặc Down trong hộp hội thoại.


Chú ý: Mục đích của sự sắp xếp là hiển thị thứ tự của các file trên file hiện hành.
I.1.6. Thay đổi file tham chiếu
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Vào Setting trong hộp hội thoại Reference File        Chọn Attachment  Setting             File cần tham chiếu thay thế ( Browse)
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I.1.7. Gộp nhiều file tham chiếu( Reference file) vào file hiện hành Active File.
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Từ hộp hội thoại Reference file            Vào Tool          Chọn  Merge in to master.
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Mục đích của việc gộp nhiều file tham chiếu là chuyển tất cả các file chiếu thành file hiện hành.

I.1.8. Đóng 1 hoặc nhiều file tham chiếu


 Cũng ở hộp hội thoại Reference file ta chọn Detach (Đóng 1 file) Detach all (Đóng nhiều file).

I.2. Nén file (Compress Desgin file)

Khi xoá đối tượng trong Desgin file, các đối tượng đó không bị xoá hẳn mà chỉ được đánh dấu là đã xoá đối tượng. Chỉ sau khi nén file thì các đối tượng đó mới được loại bỏ hẳn. Quá trình nén file sẽ làm cho dung lượng file giảm xuống.
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Từ thành Menu của MircroStation           chọn Compress Desgin file.
I.3. Lưu file dưới dạng một file dự phòng

Để tránh trường hợp bất trắc, chúng ta nên ghi lại một file dữ liệu dưới dạng một file dự phòng bằng cách thay đổ tên file hoặc phần mở rộng của file


Tại cửa sổ MircroStation chúng ta đánh lệnh Back up sau đó ấn enter. MircroStation sẽ ghi lại file thành một file có phần mở rộng là (. Bak).

I.4. Bật, tắt Level
Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của MircroStation đánh lệnh on (off) = (mã số level) rồi ấn enter, trong trường hợp muốn bật (tắt) nhiều level cùng một lúc thì mã số level cách nhau một dấu “,”
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Cách 2: Từ menu của MircroStation vào Settting         chọn level            chọn Display hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + E sẽ xuât hiện hộp hội thoại View Level
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Các Level bật là các ô vuông được bôi đen, các level tắt là các ô vuông màu xám, ô đen hình tròn là lớp đang hiện hành.

I.5. Cấu trúc file, khái niệm Level
I.5.1 Đặt tên Level
[image: image51.png]|SeleetSeed File
Fie_Directory

Fies: Ditectores:

r2ddgn Austatiotwsmoddefaultseedh

[sdschad dan [
[seed2d dgn
[seed3d dan £ ustation
sed_bd dan & wsmod
seed_tddan 5 defauit
[seedz don 5 5eed
nanseed don
[vn2d-105.dn
vn2d111.dan

Lt Files o Tpe: Diiyes:

_MistoStation Design Fies [dgn] | e =




[image: image52.png]& Reference Files: Design Files (0)
Toobs_Seltngs_Soit_Displey

Slot_Fie Name Desciption LogicalName __ Display Snap Locate
Full Path r

Scale (MR} r

Seale Lines: r




[image: image53.png]Fie_Directory

Reference File

A02_ i benis_uu_tong_hoph

£ 002_suen bien
B l_tong_hop
o

Cabien_16.8
3 denbien
3 giti

3 o tich luc

Diiyes:

_MistoStation Design Fies [dgn) | [& =

Proview Reference

View Tp |

Preview

Carce

_ b |




[image: image54.png]esign Files (k=i

Tools Sellings Sort_Display

Bierence

Slot_Fie Name Desciption LogicalName __ Display Snap_Locate

Full Path: 001 luu b e =euADD2_san bien's_lwtong_haptso_do_ ¥ Display
Scale (MR} 1.000: 1.000 F 5
Seale Lines: On  Locate




- Từ thanh Menu của MircroStation        chọn Settings           chọn Level                      Chọn Name            xuất hiện hộp thoại Level Name.
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- Chọn Add thêm nhiều tên level, Name (tên viết tắt của level), Comment (giải thích cho tên viết tắt của Level riêng) rồi chọn OK.

I.5.2 Đặt một Level thành Actve Level.

Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của MircroStation đánh lệnh lv=( mã số level hoặc tên level) rồi ấn Enter.
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Cách 2: Từ thanh Menu của MircroStation            chọn Tools          chọn Primary xuất hiện hộp Primary. Bấm vào phím Active level (Phím thứ 2 từ trái sang phải) xuất hiện bảng 63 level kéo chuột đến mã số level cần chọn là  Active level.
I.5.3.Đối tượng đồ hoạ
I.5.3.1. Khái niệm đối tượng


Mỗi một đối tượng đồ hoạ xây dựng lên Desgin file được gọi là Element. Element có thể là một điểm, đường, vùng. Mỗi một Element được định nghĩa bởi thuộc tính đồ hoạ sau:



Level: (1 - 63) các lớp trong MircroStation 



Color: (1 - 255) hệ thống màu sắc



Line Weight: (1 - 31) lực nét, kiểu đường.



Fill color: Cho các đối tượng, đống vùng tô màu.
I.5.3.2. Các kiểu đối tượng
- Đối tượng dạng điểm 
- Đối tượng dạng đường

- Đối tượng dạng vùng.

- Đối tượng dạng chữ viết.

I.5.3.3. Các thao tác điều khiển màn hình
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  1  2  3  4 5   6  7   8 

1 Update: Vẽ lại nội dung màn hình trước đó

2 Zoom in: Phóng to nội dung

3 Zoom out: Thu nhỏ nội dung

4 Window area: Phóng to nội dung trong một vùng

5 Fit view: Thu toàn bộ nội dung của bản vẽ vào trong màn hình

6 Pan: Dịch chuyển nội dung theo một hướng nhất định

7 View previouns: Quay lại màn hình lúc trước.

8 View next: Quay lại chế độ màn hình lúc trước khi sử dụng lệnh View  previouns.

I.5.3.4. Cách sử dụng các phím chuột

Khi sử dụng chuột để vectơ hoá các đối tượng trên màn hình ta sẽ phải sử dụng thường xuyên một trong ba phím chuột sau: Phím Data, Phím Reset, Phím Tentaive.


* Phím Data được yêu cầu sử dụng trong các trường hợp sau:
· Xác định một điểm trên file DGN

· Xác định cửa sổ màn hình nào sẽ được chọn

· Chấp nhất một thao tác nào đó

* Phím Reset được yêu cầu trong các trường hợp sau:

· Bỏ dở hoặc kết thúc một thao tác nào đó

· Trở lại bước trước đó trong những lênh hoặc chương trình có nhiều thao tác

· Khi đang thực hịên dở một thao tác và thực hiện kết hợp với thao tác điều khiển màn hình, thì một lần bấm phím Reset sẽ kết thúc thao tác điều khiển màn hình và quay lại thao tác thực hiện dở ban đầu.

* Phím Tentaive được dùng khi bắt Snap:

( Snap: Nháy đồng thời 2 chuột trái – phải)
I.5.3.5. Các chế độ bắt điểm
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Trên thanh Menu của MircroStation        chọn Setting        chọn Snap            chọn Button Bar sẽ xuất hịên thanh công cụ.
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      1   2    3    4   5   6   7   


1. Nearest: Con trỏ sẽ bắt vào vị trí gần nhất trên Element


2. Keypoint: Con trỏ sẽ bắt vào điểm nút gần nhất trên Element


3. Midpoint: con trỏ sẽ bắt vào điểm giữa của Elememt


4. Center: Con trỏ sẽ bắt vào tâm điểm của đối tượng


5. Origin: Con trỏ sẽ bắt vào điểm gốc của cell


7. Intersection: Con trỏ sẽ bắt vào điểm cắt giữa hai đường giao nhau.

I.5.3.6. Bắt điểm

Tuỳ trường hợp mà ta có những chế độ bắt điểm khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng trong bản vẽ.
I. 2. Cách sử dụng các thanh công cụ trong MircroStation 
I.2.1. Thanh Main
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Từ Menu của MircroStation         vào Tool         chọn Main          chọn Main
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I.2.2. Thanh fence

1. Inside:  Chỉ tác động đến những phần tử nằm hoàn toàn bên trong đường bao fence.

2. Overlap: Chỉ tác động đến các đối tượng bên trong và nằm chêm lên đường bao fence.

3. Clip: Chỉ tác động đến các đối tượng nằm hoàn toàn bên trong fence và phần bên trong của các đối tượng nằm chêm lên fence.
4. Void: tác động đến các đối tượng hoàn toàn nằm bên ngoài fence.

5. Void – Overlap: Chỉ tác động đến các đối tượng nằm hoàn toàn bên ngoài và nằm chêm lên đường fence.

6. Void – Clip: Tác động đến các đối tượng nằm hoàn toàn bên ngoài fence và phần ben ngoài của đối tượng nằm chêm lên fence.
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I.2.2.1. Sử dụng fence để tác động đến một nhóm đối tượng.

- Chọn thanh công cụ Place fence.
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- Vẽ đường bao fence ( bao xung quanh đối tượng)

- Chọn công cụ tác động đến đối
tượng.  Công cụ này phải sử dụng

được với fence.

* Ví dụ: + Copy element.
+ Change elenmet:
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- Chọn mode sử dụng fence.

- Bấm phím Data để bắt đầu quá trình tác động

I.2.2.2. Xóa một đối tượng bằng fence

[image: image70.png]


- Vẽ fence bao quanh đối tượng

- Chọn công cụ Delete fence: 

[image: image71.png]


- Chọn mode xóa fence trong hộp

Delete fence content : 

- Bấm phím Data để chấp nhận

xóa nội dung bên trong của fence.

I.2.3. Thanh công cụ vẽ đối tượng dạng tuyến
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    1     2     3   4    5    6    7   8 


1: Vẽ các đối tượng đường thẳng


2: Vẽ các đối tượng đoạn thẳng


3: Vẽ các đối tượng đường Multi – line


4: Vẽ các đối tượng đường dạng Stream


5: Vẽ các đối tượng đường dạng Curve.

I.2.4. Thanh công cụ vẽ đối tượng dạng điểm:
[image: image73.png]







    1      2       3     4       5      6


1: Vẽ các đối tượng dạng điểm


2: Vẽ nhiều điểm với khoảng cách giữa các điểm bằng nhau


3: Đặt điểm trên một đối tượng đã có


4: Đặt điểm tại vị trí giao nhau giữa 2 đối tượng


5: Đặt một hoặc nhiều điểm trên một đối tượng đã có.


6: Đặt điểm trên một đối tượng theo khoảng cách xác định

I.2.5. Thanh công cụ vẽ đối tượng dạng vùng
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1: Vẽ vùng tứ giác có góc bằng 900

2: Vẽ vùng bất kỳ.


3: Vẽ vùng có góc giữa các cạnh bằng 900 
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4: Vẽ đa giác đều

I.2.6. Thanh công cụ vẽ đường tròn, ellipses 

I.2.7. Thanh công cụ vẽ và sửa chữa các đối tượng dạng chữ

[image: image76.png]






 1    2     3    4    5   6   7    8   9  10 11   12


1: Vẽ đối tượng dạng chữ


2: Vẽ đối tượng dạng mũi tên


3: Sửa chữa, thay đổi đối tượng chữ

4: Hỏi đáp thông tin thuộc tính của chữ


5: Lấy thuộc tính của chữ


6: Thay đổi thuộc tính của chữ


8:  Coppy tăng hoặc giảm giá trị của chữ số

I.2.8. Thanh công cụ vẽ các đối tượng dạng cell
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       1    2   3    4    5   6     7 



1: Vẽ các đối tượng dạng cell


4: Định nghĩa điểm đặt cell

I.2.9. Thanh công cụ trải ký hiệu cho các đối tượng dạng vùng
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        1   2    3    4    5   6    7

1: Khi nháy vào ô này sẽ xuất hiện hộp hội 
thoại Hatch Area

Tại đây ta có thể trải nét gạch ngang, dọc tuỳ từng theo tỷ lệ bản đồ mà ta chọn khoảng cách và độ cho hợp lý.


2. Cho phép ta trải các kiểu nét trải đan nhau.

3: Khi nháy vào ô này sẽ xuất hiện hộp hội thoạ Pattern Area:

[image: image80.png]el #HHEo






Tại đây ta chọn kiểu cell cần trải, tỷ lệ, khoảng cách, góc theo quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.


+ Pattern Cell: Tên tên cell cần trải ( Tên viết tắt)


+ Scale: Tỷ lệ trải cell


+ Row Spacing: Khoảng cách hàng.


+ Column Spacing: Khoảng cách cột.


+ Angle: Góc trải cell.


+ Method: phương pháp trải.


7: Xóa đối tượng dạng patterm

I.2.10. Thanh công cụ dùng để coppy, dịch chuyển, tăng tỷ lệ hoặc quay đối tượng.
[image: image81.png]







        1    2    3    4    5    6   7


1: Coppy đối tượng


2: Dịch chuyển đối tượng


3: Coppy song song


4: Thay đổi tỷ lệ


5: Thay đổi hướng đối tượng


6: Xoay đối tượng


7: Tạo đối tượng với khoảng cách được xác định
I.2.11. Thanh công cụ sửa chữa đối tượng
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       1    2    3    4    5   6    7    8    9   10  11 


1: Dịch chuyển điểm


2: Xoá một phần đối tượng


3: Kéo dài đường


4: Nối hai đường giao nhau


5: Kéo dài một đường đến một đường khác.


6: Cắt một đường bằng một đường khác


8: Thêm điểm


9: Xoá điểm

I.2.12. Thanh công cụ thay đổi thuộc tính của đối tượng
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        1    2    3    4    5    6   7


1: Thay đổi thuộc tính của đồ hoạ


2: Thay đổi thứ tự vùng


3: Thay đổi kiểu vùng


7: Lấy thuộc tính đối tượng
I.2.13. Thanh công cụ tính toán các giá trị về khoảng cách hoặc độ lớn của đối tượng

[image: image84.png]anbien-dgn (2D) - MICIOStation SE
Fie Edt Element fuanfien Settings Took Lkities Workspace Window Help Appications

Current CT = d:\tapkihieuso14-1-05\wsmod\defc ‘ E P LYY

Locks=SN
FC SELECT FEATURE

[ — ol — 0

Fealure Code: DH-1
Fealure Name: Binh d oéi
Fealue Type:  Area
Oceurence I 1

Inciement | 7 Auto Increment

B4 =Ous oo








  
1    2    3   4    5    6


1: Đo khoảng cách giữa hai điểm


2: Tính khoảng cách đến cung


3: Đo góc


4: Đo độ dài


5: Đo diện tích


6: (Chỉ dùng trong 3D).

I.2.14. Thanh công cụ dùng để liên kết các đối tượng riêng lẻ thành một đối tượng hoặc phá bỏ liên kết đó.
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       1    2    3    4     5    6    7


1: Phá bỏ liên kết


2: Tạo đường Complex chain từ những đường rời rạc


3: Tạo miền từ những đường rời rạc


4: Tạo miền từ đường bao vùng hoặc từ những vùng thành phần


7: Tạo vùng thủng


- Khi nháy vào ô thứ nhất sẽ xuất hiện hộp hội thoại Drop Element
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Muốn phá liên kết một đối tượng nàp đó chúng ta kích vào những ô vuông trong hộp thoại sao cho phù hợp với đối tượng cần phá.

 - Khi chọn thanh công cụ         sẽ xuất hiện hộp hội thoại Create Region: 
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Hộp hội thoại này dùng để trải màu cho các đối tượng dạng vùng (Chức năng cơ bản để thành lập bản đồ số).


+ Chọn phương pháp tạo vùng ( Method):



 Intersection: Lấy vùng là giao của 2 vùng


 Union: Cộng vùng



 Deffrence: Trừ vùng



 Flood: Tạo vùng


Muốn tô màu ta chọn phương pháp là Flood

+ Chọn kiểu tô màu ( Fill type) 
 

 None: Không tô màu.



 Opaque: Tô màu không có đường viền.



 Outlined: Tô màu có màu viền.


+ Chọn tô màu là Fill color ( Ctrl + B)

+ Đánh dấu vào Keep Original để giữa các vùng xung quanh.


Sau đó bấm chuột vào 1 điểm ở trong thửa đất, ấn phím Data để kết thúc quá trình tô màu

Bài 2
Chương II: Trình tự làm bản đồ số trên MircroStation

A. Số hóa đối tượng từ ảnh Raster.
II.1. Thiết kế Design file ( Chương 1)


- Chú ý:  Khi thiết kế chúng ta nên chọn Workspace để số hoá. Đối với từng tỷ lệ bản đồ chúng ta chọn Workspace cho phù hợp.
Ví dụ: Đối với bản đồ xã tỷ lệ 1:5.000 chúng ta chọn Workspace là: “xa5000”
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II.2 Trang làm việc Design file


-  Sau khi tạo xong Design file chúng ta có file hiện hành như sau:
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II.3. Nhập toạ độ cho tờ bản đồ
* Cách nhập toạ độ như sau: 


- Vào biểu tượng [image: image5.png]


 trên thanh Main 


- Nhập toạ độ thông qua CommandWindow ( Ví dụ điểm 1: XY= 445566, 2456750) lần lượt đánh toạ độ 4 góc khung cho tờ bản đồ đó. Nối 4 điểm vừa tạo bằng thanh công cụ [image: image6.png]


 ta sẽ được khung tờ bản đồ đó như sau:
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II.4. Khởi động Irasb để mở ảnh Raster.

- Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của MircroStation đánh lệnh MDL L IRASB sau đó bấm Enter trên bàn phím.
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- Cách 2: Từ thanh Menu của MircroStation             vào Utinities                MDL Application xuất hiện bảng hội thoại sau:
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Trong Available Applications ta chọn irasb. ma                        Load.

II.5. . Mở File ảnh cần nắn
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- Từ thanh Menu của IRASB chọn File             chọn Open
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- Xuất hiện hộp hội thoại IRASB LOAD
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- Từ hộp Text File, đánh tên và đường dẫn chứa ảnh Raster
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- Nếu không nhớ đường dẫn đến File           Bấm vào List Directories ta tìm thư mục chứa ảnh raster.

[image: image100.png]- P



- Thay đổi mode mở ảnh từ use raster file header transformation thành Interactive plancement by rectangle          Bấm Open 


- Bấm chuột trái (Data) tại điểm bất kỳ phía trên bên trái của lưới Km, kéo chuột và bấm chuột trái tại điểm bất kỳ phía dưới bên phải của lưới Km.

II.6. Nắn sơ bộ
[image: image101.png]MName: [EN

Graphic.




[image: image102.png]Active Celt
Active Angle:
X Scale:
¥ Scale:

I~ Belaive
I~ Interactive

7.0000

10005




- Từ thanh Menu của IRASB chọn View           Chọn Placement           Chọn Match poinst all layer.

-  Bấm phím Data chọn điểm góc khung phía trên bên trái của file ảnh raster.

- Bấm phím Data chọn điểm góc khung phía dưới bên phải của file ảnh raster.
- Sử dụng chế độ Snap và bấm Data chọn điểm góc khung phía trên bên trái của lưới km.

- Sử dụng chế độ Snap và bấm Data chọn điểm góc khung phía dưới bên phải của lưới km.
II.7. Nắn chính xác

- Chọn thanh công cụ Warp 
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- Chọn điểm không chế thứ nhất 
trên ảnh file raster
[image: image7.png]



- Chọn điểm khống chế thứ nhất tương ứng trên lưới km (bắt snap).
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- Lần lượt làm như hai bước trên đối với các điểm điểm không chế tiếp theo. Khi chọn xong điểm khống chế cuối cùng 

Bấm phím Reset( nháy chuột phải)  xuất hiện IRSB WARP. (hình vẽ)
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+ Chọn mô hình chuyển đổi           Bấm phím Transformation mode để chọn mô hình chuyển đổi. 
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1. Mô hình Helmer: là qúa trình quay và thay đổi tỷ lệ của dữ liệu của ảnh raster. Trong mô hình náy số điểm không chiếu tối đa là 2.


2. Mô hình Affine: Affine là quá trình co giãn dữ liệu theo một hoặc nhiều hướng phụ thuộc vào số bậc của đa thức trong mô hình toán học. Bậc Affine càng cao thì số đỏêm khống chế tối thiểu càng nhiều.

3. Mô hình Project: áp dụng cho các dữ liệu bị vặn xoắn hoặc bị méo, trệch. Số điểm tối đa dùng cho mô hình này là .

+ Bấm vào Perform Warp quá trình nắn ảnh sẽ hoàn tất

- Đánh giá sai số: 

+ Sai số chuẩn Standar erro phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn sai số cho phép của bản đồ  x với mẫu số tỷ lệ bản đồ.

+ Sai số tổng bình phương SSE: Sai số đối với từng điểm khống chế này cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn sai sô cho phép của bản đồ x mẫu số của tỷ lệ bản đồ. Nừu điểm sai số nào đó lớn hơn giới hạn cho phép nên xoá điểm đó đi và chọn lại bằng cách: chọn điểm cần xoá và ấn Delete Point.
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- Ghi lại kết quả nắn: Vào File (trong thanh Menu của Irasb)    Save                          Active Layer as. Đánh tên file rồi ấn Save as.
*Chú ý:  Muốn mở ảnh đã nắn chúng ta làm 

như sau: 
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Vào File           Open   xuất hiện hộp hội thoại
 (như hìn vẽ)


+ Chọn tên File ảnh raster đã ghi lại sau
 khi nắn. 


+ Chọn Use raster header transformation.


+ Chọn Open

II. 8. Vecter hoá đối tượng bằng phần mềm Geovec

* Khởi động Geocvec: 

+ Cách 1: Từ thanh Command Window đánh câu lệnh: MDL L GEOCVEC rồi ấn Enter.

+ Cách 2: Từ thanh Menu của MircroStation 
[image: image113.png]



[image: image114.png]'S Change Element Attributes (X
2 X

Level |
[ |
—

S

Weight

las:
c




[image: image115.png]Nan ban d&

idm oo Pidm mAi

m [558363 3501 295326 6261 m [S64447 1130 [3045755¢

[57734.3251 | 2990187280 [Seae0.3001 [ 3043474t
(o] [eeson Rwemast || o] [ssesom o
E [563710.4261 [234330.8071 m [G64435 3420 [304656 8¢

16 hirk: _Profest | RMS Evror [0.000000 Nén
I Dinglence  Residual [0000000 [Rew




           vµo Utinities                MDL Application 
xuất hiện bảng hội thoại sau:
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- Chọn Geovec             Chọn Load
- Sau khi khởi động Geovec xong ta tiến hành 
đặt các thông số sau:
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+  Vào Application          Chọn Geovec
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          Chọn Preferences           Chọn View 

xuất hiện hộp hội thoại:
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+ Đánh dấu vào chế độ Auto Zoom           Bấm 
Apply.
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+ Đánh dấu vào chế độ Auto Move            Bấm 
Define.
+ Đánh dấu vào Auto Update after raster.
[image: image123.png]u tir 56 ligu do gdc.

Directoies:
:\fm_demottidol

Lt Files o Type:
Sokkia [“obs]

oz obs et
sokia.obs 2 fm_demo
thoS obs B ido




* Chú ý:  Đối với các View khác cũng làm như vậy nếu muốn dùng nhiều cửa sổ để số hoá.
+ Đóng hộp hội thoại View preferencé lại sẽ 
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xuất hiện  hộp thoại Save As Layout           
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Đánh tên bất kỳ vào ô Layout          OK.
* Chọn đối tượng vector hoá từ bảng đối tượng
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- Trước khi số hoá đối tượng          xác định tên Feature của đối tượng.         Chọn feature đó từ bảng đối tượng.

         - Chọn thanh công cụ Select feature từ thanh MSFC xuất hiện hộp hội thoại Feature Collection.
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            - Chọn các đối tượng cần số hoá trong hộp Category Name.( Các đối tượng đã được phân lớp)

          - Sử dụng các dụng các công cụ vecter hoá đối tượng dạng đường
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+ Chọn thanh công cụ Place Smartline. Đặt chế độ vẽ đường trong hội thoại Place SmartLine:


Segment Type: Chọn Lines


Vertex Type: Chọn Sharp


Đánh dấu vào Join Element


+ Bấm Data để bắt đầu một 
đường.

+ Snap vào điểm tiếp theo 
nếu cần thiết.

+ Bấm Data để vẽ vị trí tiếp 
theo của đường.

+ Bấm Reset để kết thúc đường.
Chú ý khi số hoá: 

* Đối với mỗi một Feature Collection đã được thiết kế đúng với tỷ lệ bản đồ mà ta đã lựa chọn Workspace.
*Đối với những đường giao nhau chúng ta nên tạo điểm nút. Khi số hoá phải số hoá vào giữa ảnh raster. Số hoá các đối tượng thuộc bảng phân lớp nào chúng ta phải bật bảng phân lớp đó lên.
II.9. Vector hóa các đối tượng là ký hiệu độc lập

II.9.1. Thiết kế Cell:
· Mở hoặc tạo mới một thư viện Cell.
· Vẽ ký hiệu.
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Bao fence quanhh đối tượng vừa vẽ.
· Chọn công cụ Define Cell Origin: 

· Bấm phím Data vào điểm đặ ký hiệu.

· [image: image131.png]2
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Trong hộp hội thoại Cell Library ( Element -----> Cell) chọn Create------> xuất hiện hộp hội thoại Create New: 

· Đánh ên Cell vào hộp text Name.

· Đánh phần giải thích tên cell vào hộp 

text Description(< 27 ký tự).

· Chọn kiểu Cell ( Graphic).

· Bấm phím Create.

* Xóa một Cell khỏi thư viện Cell:
-  Chọn tên Cell.

-  Bấm phím Delete.

* Sửa tên Cell hoặc phần mở rộng tên Cell:
- Chọn tên Cell.
- Bấm phím Edit.

II.9.2. Mở một thư viện Cell có sẵn hay thư viện Cell thiết kế:

Cách 1:
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- Trên thanh Menu vào Element--->. Chọn Cell------> Xuất hiện hộp hội thoại Cell Library -------> Vào File ------> Attach-------> Chọn đường dẫn chứa Cell.
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- Muốn đặt Cell tại vị trí nào đó ta chỉ 
cần lôi Cell đó ra thông qua thanh công cụ 
Place Active Cell và gán vào vị trí cần đặt.

Cách 2:
· Chọn thanh công cụ Select feature 
từ thanh MSFC xuất hiện hộp hội thoại 
Feature Collection
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- Chọn mục Đối tượng KH -  VH -  XH tại đó ta sẽ có những Cell cần gán.

II.10. Vector hóa đối tượng dạng chữ viết

- Khởi động chương trình đánh tiếng việt

- Chọn thanh công cụ Place text
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- Đặt thông số của chữ viết trong Place Text

Method:

+ By Orgin: kích thước chữ và hướng chữ

được đặt theo các thông số đã xác định

+ Fitted: chữ được đặt giữa 2 điểm, kích

thước chữ phụ thuộc vào điểm đặt chữ.

+ View Independent: Hướng của chữ không

phụ thuộc vào hướng của cửa sổ hiển thị.

+ Fitted VI: vừa Fitted vừa View Independent

+ Above Element: Chữ được đặt trên một đoạn thẳng với một khoảng cách định trước, hướng của chữ là hướng của đoạn thẳng.

+ Below Element: Chữ được đặt dưới  một đoạn thẳng với một khoảng cách định trước, hướng của chữ là hướng của đoạn thẳng.

+ On Element: Chữ được đặt nằm trên một đối tượng đường

+ Along Elemet: Chữ được đặt dọc theo đối tượng.


Height: Chiều cao chữ


Width: Chiều rộng chữ


Font: Số hiệu kiểu chữ và tên kiểu chữ


Justification: Điểm đặt chữ.


Active Angle: góc quay hướng chữ


Interchar Spacing: khoảng cách giữa các ký tự
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Line Spacing: khoảng cách giữa đối tượng và chữ khi Method chọn là Above, Below, On hoặc Along Element.

· Đánh nội dung chữ trong hộp 
text Editor.
B. Tô màu và tạo File tham chiếu
II.11. Chạy các chức năng sửa lỗi và kiểm tra lỗi thông qua phần mềm MRFCLEAN & MRFFLAG.

Sau khi số hóa xong các đối tượng ta tiến hành sửa chữa các đối tượng dạng Vector thông qua phần mềm MRFCLEAN & MRFFLAG.

II.11.1 Sử dụng phần mềm MRFCLEAN

- Khởi động phần mềm MRFCLEAN: Từ cửa sổ lệnh Comand Window ta đánh lệnh MRFCLEAN sau đó ấn ENTER.( Hoặc khởi động MRFFCLEAN thông qua Famis)--------> Xuất hiện hộp hội thoại MRFCLEAN v8.0.1:

+ Vào Parameters ------> Xuất hiện hộp hội thoại MRFCLEAN PARAMETERS:



Trong hộp hội thoại này ta tiến hành đặt một số thông số sau:

1. Đặt chế độ Remove Duplicates:


By attrbute: Tự động xóa các đối tượng bị trùng nhau về vị trí và có cùng một thuộc tính đồ họa.




By geomety: Tự động xóa các đối tượng bị trùng nhau về vị trí cả khác nhau về thuộc tính đồ họa.

2. Đặt chế độ sử dụng Cell:

                  Node: Cell được coi như là một điểm nút (node) trong những trường hợp Mrfclean xử lý những lỗi là những điểm cuối tự do.


        None – node: Cell sẽ không được tính đến trong qưúa trình sửa lỗi.

3. Đặt chế độ làm việc với level                     


Được đánh dấu x: Chỉ có các đường cùng nằm trên một level sẽ bị cắt tại các điểm giao giũa các đường khi sử dụng chế độ Intersection.


Không được đánh dấu x: Các đường trên tất cả các level được chọn sẽ bị cắt tại các điểm giao giữa các đường khi sử dụng chế độ Intersection.

4. Đặt chế độ đổi các đố tượng có kiểu là arc thành line.
Đánh dấu vào ô Stroke_arcs

5. Đặt chế độ tạo điểm giao


- Đánh dấu vào Fuzzy Intersection được chọn để tạo các điểm cận giao và sửa lỗi bắt điểm chưa tới.


- Đánh dấu vào True Intersection được chọn để tạo các điểm giao giữa hai đường cắt nhau.

- Phím Del_sub_tol_ele được chọn tất cả các đường có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng hệ số sai số của nó sẽ bị xóa.


6. Đặt chế độ các đối tượng có kiểu là curve thành linestring: Curve_factor.


7. Đặt chế độ xóa điểm cuối tự do: Dangle_factor.

8. Đặt chế độ lọc điểm thừa trên đường.
+ Vào Tolernces-------> Xuất hiện hộp hội thoại
 Mrfclean Setup Tolernces. Tại đây ta chọn 
các lớp cần sử lỗi . Chọn thông số sửa lỗi cho 

các lớp( 0.01)
+ Kết thúc hộp hội thoại  Mrfclean Setup 
Tolernces & Mrfclean Parameters.
+ Chọn Clean trong hộp hội thoại Mrfclean V8.0.1.
II.11.2 Sử dụng phần mềm Mrfflag


Chức năng này dùng để tự động hiện thị lên màn hình lần lượt các vị trí có lỗi mà Mrffclean đã đánh dấu trước đó và người dùng sẽ sử dụng các công cụ trong MircroStation để sửa.

*  Khởi động phần mềm Mrfflag:
- Cách 1:  Từ cửa sổ lệnh Comand Window đánh câu lệnh: MDL L MRFFLAG sau đó ấn ENTER.
- Cách 2:  Khởi động Mrfflag thông qua 
phần mềm Famis.



+ Bấm vào Flag_type để khai báo các loại cờ ( D, X, S)


+ Khai báo các leve chứa cờ trong hộp hội thoại text Flag_level.


+ Đánh hệ số Zoom vào hội text zoom_factor.


+ Trong thanh Edit_Satus sẽ sai báo số cờ ( số lỗi sai)

+ Bấm các phím:

· Next để chạy đến các lỗi tiếp theo

· Prev để chạy đến các lỗi trước đó.

· Zoom in để phóng to màn hình.

· Zoom out thu nhỏ màn hình.

· DelFlag xóa cờ hiện thời.

· DelAllFlag xóa tất cả các cờ trong file.


Khi nút Next mờ đi và Edit Status báo No flag là tất cả các lỗi trong File đã được sửa.
II. 12. Tạo file tham chiếu và tô màu
II.12.1. Tạo file tham chiếu:

· Tạo một file mới ( Mục I.1.1).
· Chiếu file ta vừa số hóa và sửa lỗi lên ( Mục I.1.3).
II.12.2. Tô màu cho đối tượng:

 Sau khi tham chiếu file ở mục II.12.1 chúng ta tiến hành tô màu cho đối tượng.( hình thức tô màu đã trình bày trong mục I.2.14).


* Chú ý:


+ File màu là file chứa toàn bộ lớp màu của đối tượng.


+ Tất cả toàn bộ màu của đối tượng được nằm trên Level 30.


+ Trong quá trình tô màu ta sử dụng chế độ sau:

 Chọn phương pháp tạo vùng ( Method): Flood


 Chọn kiểu tô màu ( Fill type) :  Opaque

 
 Chọn tô màu là Fill color ( Ctrl + B)


 Đánh dấu vào Keep Original để giữa các


 vùng xung quanh.


+ Màu của các đối tượng được quy định
trong tập ký hiệu Bản đồ hiện trạng & Quy hoạch sử dụng đất  đã được ban hành của Bộ tài nguyên & Môi trường.
II.13. Hoàn thiện bản đồ dạng số

- Để dễ quản lý cũng như chỉnh lý các đối tượng trên bản đồ thông thường chúng ta phải làm bản đồ trên 2 file: File Vector( Dùng để tham chiếu) File màu ( dùng để in ấn).
b. thành lập bđhtsd đất từ file bản đồ địa chính
1. Thiết kế Design File

2. Tham chiếu ( Reference File)

- Reference các File địa chính dạng số trên Active File 


- Sau khi chọn File cần tham chiếu xong xuất hiện hộp hội thoại Reference File:

- Gộp các File địa chính lại để trở thành Active File thông qua chức năng sau: Tool ------> Merge Info Master.
- Sau khi gộp các File lại chúng ta tiến hành 
chỉnh lý các đối tượng cho đúng lớp( Level) 
như đã quy định trong tập ký hiệu thông qua 
chức năng  Change Element Attributes           
* Chú ý:

+ Muốn chuyển lớp nào ta chỉ cần bật lớp đó lên rồi dùng Fence đưa nó về Level mà ta đã chọn.

+ Muốn chọn một kiểu đường nào đó thông qua chức năng Style---->

Custom ------> Xuất hiện hộp hội thoại Lines Style: 

+ Chọn các kiểu đường trong
mục Names bằng cách nháy đúp 

vào đối tượng đó.


+ Vào Change Element

 Attributes để chuyển lớp và thay

đổi đối tượng.


+ Sau khi chuyển xong tất cả

các đối tượng ta sẽ được File nền.


+ Chạy chức năng sửa lỗi (để hoàn thiện dữ liệu dạng Vector) thông qua Mrfclean & Mrfflag.

3. Tô màu cho đối tượng
- Giống mục II.12.2
Bài III

hướng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp

đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính

Fieldwork  and Cadastral Mapping Software-  FAMIS

Phiên bản 2.0 - 2003

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm "Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) ". FAMIS là một  công cụ phần mềm dùng để xử lý các số liệu đo ngoại nghiệp, sau đó xây dựng và quản lý bản đồ địa chính theo qui phạm do Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành. Phiên bản mới nhất hiện nay là FAMIS 2.0 được phát hành trong năm 2003.

Quyển  hướng dẫn này dùng cho các nhà trắc địa, bản đồ, tin học đã có những hiểu biết cơ bản về Windows NT và phần mềm đồ họa MICROSTATION.

I. Khởi động phần mềm FAMIS
Chạy chương trình MicroStation.

Từ dòng lệnh của MicroStation đánh "mdl load c:\famis\famis" trên màn hình xuất hiện menu các chức năng của phần mềm FAMIS.

Hoặc người dùng có thể gán dòng lệnh gọi phần mềm FAMIS với một giá trị phím bấm nào đó ví dụ như phím F2 bằng chọn trên menu - Workspace - Function Keys.
Đồng thời với menu chính của FAMIS, trên màn hình xuất hiện Hội thoại. Chọn đơn vị hành chính.
Chức năng :

· Vào tên xã, huyện, tỉnh của bản đồ địa chính đang mở. 

· Kết nối dữ liệu bản đồ với dữ liệu hồ sơ được quản lý bằng phần mềm CADDB hoặc ViLIS.

· Chức năng phục vụ cung cấp các thông tin thuộc tính khi in ra hồ sơ kỹ thuật, trích lục, GCN .v.v.

Thực hiện :

Tên xã, huyện, tỉnh của bản đồ địa chính được gõ trực tiếp vào từ bàn phím.

Kết nối với CADDB :

Gõ vào mã xã ( 7 chữ số). Bảng mã của các xã có thể được in ra bằng phần mềm CADDB trong chức năng <chọn đơn vị hành chính>.

Chọn thư mục lưu trữ dữ liệu hồ sơ của CADDB. ấn phím <Lấy file> , sau đó chọn một file dữ liệu hồ sơ bất kỳ. Tất cả file dữ liệu hồ sơ của một xã được lưu trong một thư mục nào đó và có phần cuối tên file là mã xã. Ví dụ file thửa dất là c:\hn_data\T1110723.DBF.

Ra khỏi chức năng bằng cách ấn phím <Chấp nhận>.

Liên kết giữa FAMIS và CADDB

Chức năng cho phép từ trong FAMIS  lấy thông tin từ CADDB để in ra Hồ sơ thửa đất : Hồ sơ kỹ thuật, Trích lục, Giấy chứng nhận 

Chạy FAMIS

Chọn Hội thoại <Chọn xã, phường> hoặc chọn chức năng <Tiện ích> <Chọn DVHC>

Trên màn hình xuất hiện hội thoại Chọn Xã  (phường)

Trước khi tạo liên kết, người sử dụng phải biết các thông tin sau :

Mã xã (phường) có dữ liệu gắn với bản đồ: 7 số

Tên của xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)

Các thông tin này sẽ xem được trong CADDB2 ở chức năng <Chọn Đơn vị Hành chính > và in ra danh sách  xã, huyện, tỉnh.

Các bước tạo liên kết :

Vào mã xã . Ví dụ : 1290101
Tên của xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). Ví dụ : P.Tích Sơn, TX Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh phúc.

Chọn thư mục  lưu số liệu hồ sơ của xã bằng cách ấn phím <Lấy file>.  Chọn một file dữ liệu nào đó của xã.

Các file dữ liệu của xã bao gồm :

T<mã xã>{.DBF,.CDX}: thông tin của thửa đất

C<mã xã>{.DBF,.CDX,.FPT}: thông tin của chủ sử dụng

D<mã xã>{.DBF,.CDX}: thông tin về đăng ký

K<mã xã>{.DBF,.CDX,.FPT}: thông tin về đơn đăng ký

M<mã xã>{.DBF,.CDX}: thông tin của thửa đất đa mục đích sử dụng

X<mã xã>{.DBF,.CDX}: thông tin về các địa danh của thửa đất, thôn, xóm, ấp

Trong trường hợp chọn không phải là file số liệu của xã khác, sau khi chọn xong, mã xã của xã mới sẽ được thay thế bằng mã mới. Người dùng cần thay đổi lại tên xã, huyện, tỉnh cho phù hợp.
sơ đồ qui trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu trị đo



sơ đồ qui trình công nghệ xây dựng 

cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính





cấu trúc chức năng của phần mềm tích hợp đo vẽ 

và xây dựng bản đồ địa chính ( FAMIS )




II. CÁC chức năng thao tác Cơ sở dữ liệu trị đo 

Các chức năng trong nhóm này thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu trị đo. Cơ sở dữ liệu trị đo là cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ số liệu đo đạc trong quá trình xây dựng bản đồ địa chính. Cơ sở dữ liệu trị đo là các cơ sở dữ liệu nền để xây dựng lên cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính.

Nạp phần xử lý trị đo


Chức năng nạp các modul về xử lý trị đo vào bộ nhớ để sử dụng. Các chức năng này có thể loại bỏ bằng cách chọn <Ra khỏi trị đo>

II.1 Quản lý khu đo

Nhóm chức năng giao tiếp giữa người sử dụng và các file dữ liệu trị đo lưu trong cơ sở dữ liệu tri đo.

II.1.1 Mở một khu đo đã có

Số liệu của một khu đo được lưu vào một file trị đo. File trị đo có thể lưu một hoặc nhiều dữ liệu trị đo gốc. File số liệu trị đo có phần mở rộng là .COG, lưu trong một thư mục do  người dùng tự định nghĩa. Số liệu sẽ được lưu vào trong bộ nhớ để xử lý.

Menu  Chọn Quản lý khu đo-> Mở một khu đo đã có

II.1.2 Tạo mới khu đo

 Chức năng cho phép tạo mới trực tiếp một file dữ liệu trị đo. 

 Menu : Chọn Quản lý khu đo-> Tạo mới khu đo

Người dùng đánh vào một tên file mới, không trùng với file đã hoặc trùng với file không còn dùng nữa. Chú ý file mới nên nằm ở thư mục TRIDO để đảm bảo tính hệ thống của chương trình. Tạo mới 1 khu đo sẽ tạo ra một file số liệu trị đo mới.

II.1.3 Ghi lại

 Ghi lại số liệu đang có trong bộ nhớ vào file trị đo đang mở.

Menu  Chọn Quản lý khu đo-> Ghi lại

II.1.4 Ghi lại với file khác

Ghi lại số liệu đang có trong bộ nhớ vào một file trị đo mới. Có thể dùng khi sau khi nhập file số liệu trị đo gốc và ghi lại vào một file trị đo mới.

Menu  Chọn Quản lý khu đo-> Ghi lại

II.1.5 Đóng file

Đóng lại file trị đo đang mở.

Menu  Chọn Quản lý khu đo-> Đóng file.

II.2. Hiển thị :

Nhóm chức năng quản lý cách hiển thị các số liệu đã có trong file trị đo ra màn hình.

II.2.1 Hiển thị các lớp thông tin trị đo

Nhóm chức năng quản lý cách hiển thị các số liệu đã có trong file trị đo ra màn hình.

Các lớp thông tin trị đo bao gồm :

· Các trạm đo : thể hiện dưới dạng một ký hiệu ( cell )  tên DKCDV level 50

· Các điểm đo chi tiết : thể hiện dưới dạng một ký hiệu ( cell )  tên DDCT level 51

· Các đối tượng đồ họa được vẽ tự động sau quá trình xử lý mã ( code proccessing ): level 54

· Các đối tượng đồ họa do người dùng tự vẽ qua những công cụ xử lý đồ họa của Microstation : level 55

· Các chữ mô tả số hiệu trạm, điểm đo : level 52

· Các chữ mô tả mã của điểm đo : level  53

Menu  Chọn Hiển thị-> Hiển thị các lớp thông tin trị đo
Cửa sổ giao diện


Thao tác :

· Đánh dấu vào các lớp thông tin cần hiển thị

· ấn < Chấp nhận > chấp nhận cách hiển thị đặt như trên

· ấn < Ra khỏi > ra khỏi chức năng

II.2.2 Hiển thị Bảng Code

Hiển thị các bảng mã được dùng để mã hóa các trị đo. 

Chương trình cung cấp loại mã tương ứng với 2 bảng mã :

· Bảng mã hóa các đối tượng. Phân loại đối tượng.

· Bảng các mã điều khiểu quá trình vẽ bản đồ tự động.

(Xem chi tiết phần phụ lục mô tả Bảng mã trị đo )
Menu  Chọn Hiển thị-> Hiển thị Bảng Code

Cửa sổ giao diện 


II.2.3 Tạo mô tả trị đo

Đây là một chức năng tạo các đối tượng chữ ( text ) để mô tả thông tin đi kèm theo với các trạm đo, điểm đo chi tiết.

Menu  Chọn Hiển thị-> Tạo mô tả trị đo

Cửa sổ giao diện

Thao tác  :

· Xác định vị trí đặt text mô tả trị đo từ vị trí của trị đo qua khoảng cách < Dx > , < Dy >  ở phần < Khoảng cách từ trị đo >. Đơn vị khoảng cách tính theo mét. 

· Xác định kích thước chữ mô tả trị đo qua < Kích thước >

· Xác định level sẽ chứa text mô tả trị đo qua < level >

· Xác định màu của text mô tả qua việc chọn màu ở < Màu >

· Đánh dấu các thông tin sẽ được vẽ ra  :

Đối với trạm đo, có thể hiển thị :

· Số hiệu trạm đánh dấu <Số hiệu>

· Mã  đánh dấu < Mã  >

· Tọa độ đánh dấu < Tọa độ  >

· Điểm khởi đầy đánh dấu < Điểm khởi đầu >

Đối với điểm đo tri tiết, có thể hiển thị :

· Số hiệu trạm đo của điểm đo đánh dấu <Số hiệu trạm >

· Số hiệu điểm đo đánh dấu <Số hiệu>

· Mã  đánh dấu < Mã  >

· Tọa độ đánh dấu < Tọa độ  >

· ấn < Chấp nhận > chấp nhận bắt đầu tạo text mô tả

· ấn < Ra khỏi > ra khỏi chức năng

II.3. Nhập số liệu

Nhóm các chức năng trao đổi dữ liệu với bên ngoài

II.3.1 Import

Chức năng nhập số liệu từ ngoài vào file trị đo.

Trị đo có thể nhập từ các nguồn dữ liệu sau :

Từ sổ đo điện tử (Electronic Field Book)  của các máy đo điện tử ( Total Station ) thông dụng ở Việt nam hiện nay. Chức năng nhận dữ liệu từ các sổ đo điện tử sang khi đã trút ra dưới các dạng file giao tiếp chuẩn :

File SDR của SOKKIA

File FC4 của TOPCON

Từ các sổ đo vẽ ngoại nghiệp. Số liệu trong sổ ngoại nghiệp được đưa vào dưới dạng file có khuôn danh chuẩn ASC bằng các phần mềm làm việc với các file text thông thường. Xem chi tiết mô tả cấu trúc file trị đo trong phần phụ lục của bản hướng dẫn.

Từ file cơ sở dữ liệu trị đo của phần mềm SDR. Phần mềm SDR là một phần mềm  được dùng phổ biến hiện nay ở Việt Nam trong quá trình đo vẽ.

Menu  Chọn Nhập số liệu -> Import
Cửa sổ giao diện


Thao tác :

Chọn kiểu file cần nhận < Kiểu >

Đánh vào tên file cần nhập <File> hoặc ấn nút <Chọn file> để chọn một file đã có trên đĩa

Tọa độ trị đo có thể được nhân với một tỷ lệ nào đó khi nhập vào file trị đo. Để đặt tỷ lệ này, đánh vào <Tỷ lệ >

Các thông số còn lại là để dự trữ. Trong phiên bản này, các thông số không có tác dụng.

ấn <Nhập> để nhập số liệu từ file được chọn vào file trị đo hiện thời.
II.3.2 Chuyển đổi sang file ASCII.

Chức năng chuyển đổi từ một file trị đo gốc dưới dạng sổ đo điện tử sang dạng file cho sổ đo chi tiết (ASC).  Chức năng rất hiệu quả cho kiểm tra hoặc sửa chữa trị đo hoặc số liệu đo đạc gốc dưới dạng giả định. Ví dụ giả định toạ độ trạm.

Menu  Chọn Nhập số liệu -> Chuyển đổi sang file ASCII
II.3.3 Export

Chức năng xuất các trị đo trong file ra các dạng file khác nhau để trao đổi thông tin với các hệ thống khác. Chức năng cho phép xuất ra 2 dạng file là file text trị  đo ( ASC)  và file cơ sở dữ liệu trị đo của SDR ( TXT )

Menu  Chọn Nhập số liệu -> Export
Cửa sổ giao diện 




Thao tác :

+ Gõ vào tên file sẽ được ghi ra. Nếu file gõ vào có phần mở rộng là TXT kiểu file là file text cơ sở dữ liệu trị  đo của SDR. Nếu file gõ vào có phần mở rộng là ASC hoặc khác,  kiểu file là file text trị  đo.

 + Ên <OK> để export file

 + ấn <Cancel> ra khỏi chức năng.

II.3.4 Sửa chữa trị đo

Chức năng được dùng để sửa chữa các trị đo qua giao diện hiển thị của các trị đo trên màn hình

Menu Chọn Nhập số liệu -> Sửa chữa trị đo





Trên màn hình xuất hiện thanh công cụ với các thao tác trị đo như sau :

1. Thêm một trị đo

2. Sửa một trị đo

3. Xóa một trị đo

Thao tác
Chọn thao tác bằng cách ấn vào biểu tượng tương ứng trên thanh công cụ. Trong trường hợp tạo mới trị đo: màn hình xuất hiện 2 cửa sổ giao diện của 2 đối tượng là trạm đo và điểm đo chi tiết cho người dùng  vào số liệu

Còn để sửa, xóa trị đo, dùng con trỏ xác định điểm đo trên màn hình
II.3.4 Bảng số liệu trị đo

Chức năng cung cấp một phương pháp khác để người dùng sửa chữa cơ sở dữ liệu trị đo. Thông tin của trị đo được hiện ra dưới dạng bảng. Một bản ghi tương ứng với 1 trị đo cụ thể. Đây là một hình thức giao diện rất thuận tiện cho sửa chữa các trị đo.

Menu  Chọn Nhập số liệu -> Bảng số liệu trị đo

Cửa sổ giao diện 

Thao tác :

Thêm một trị đo: chọn vị trí trong danh sách cần thêm vào : đầu danh sách, cuối danh sách, trước/sau một trị đo nào đó. Con trỏ đen sẽ xác định vị trí được chọn hiện tại.

+ ấn < Thêm trước > để chèn một trị đo vào trước trị đo đang được chọn.

+ ấn < Thêm sau > để chèn một trị đo vào sau trị đo đang được chọn.

Tùy thuộc trị đo được chọn là trạm hay điểm đo chi tiết mà xuất hiện cửa sổ giao diện để nhập dữ liệu cho trị đó mới. 

+ Xóa một trị đo : chọn trị đo cần xóa. ấn < Xóa >. Chú ý nếu xóa một trạm đo , toàn bộ các điểm đo tri tiết của trạm này cũng bị xóa theo.

+ Sửa một trị đo : chọn một trị đo sau đó ấn  < Sửa > hoặc nháy kép ( double click ) vào dòng mô tả trị đo cần sửa.

+ ấn < Đóng >  để đóng lại cửa sổ giao diện và ra khỏi chức năng.
II.3.5 Xóa trị đo

Đây là một chức năng tự động xóa toàn bộ trị đo đã có trong file trị đo và cơ sở dữ liệu. Chức năng này chỉ dùng khi người dùng tạo lại hoàn toàn một file trị đo rỗng. Không nên sử dụng tùy tiện chức năng này.

Menu  Chọn Nhập số liệu -> Xóa trị đo

II.4. Xử lý, tính toán:


Nhóm chức năng cung cấp các công cụ tính toán thông dụng thường dùng trong đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính. Những công cụ được cung cấp ở đây chỉ là những công cụ không sẵn có trong MicroStation. Còn các công cụ sẵn có trong MicroStation xem thêm phần "Hướng dẫn sử dụng MicroStation trong xây dựng bản đồ địa chính " Cùng với Microstation, mnhoms chức năng này cung cấp những công cụ tính toán rất đầy đủ, phong phú, phù hợp với thực tế Việt nam, sử dụng đơn giản, hiệu quả và kết quả chính xác. 

II.4.1 Nối điểm theo số hiệu
Chức năng 

Chức năng cung cấp một công cụ đơn giản để tự động tạo các đường nét bản đồ từ số hiệu các điểm đo chi tiết.
Thực hiện :

+ Đường nét bản đồ được nối theo thứ tự các điểm đo được liệt kê trong <Ds điểm nối>. Nguyên tắc nối : nối theo thứ tự các điểm được liệt kê từ trái sang phải. Các số hiệu điểm phân biệt nhau bằng dấu , . Nếu điểm nối liên tục theo thứ tăng dần thì được liệt kê sh điểm đầu và điểm cuối cách nhau bẳng dấu  - . Sau khi liệt kê xong, ấn phím <Nối> để chương trình tự động nối.

+ Các dòng có thể được soạn trước là lưu trong một file dạng text. Chọn file này bằng cách ấn phím <File>. Sau khi chọn xong, ấn phím <Nối> để chương trình tự động nối.

+ ấn phím <Ra khỏi> để ra khỏi chức năng này. 

II.4.3 Giao hội thuận

Chức năng thực hiện phép toán giao hội thuận trong trắc địa. Cạnh - Cạnh

· Góc - Cạnh

· Góc - Góc

Menu  Chọn Xử lý, tính toán-> Giao hội thuận

Thao tác:
 + ấn < Điểm 1 > và chọn điểm đo thứ nhất trên màn hình. Nếu chọn được, trên cửa sổ giao diện bên cạnh và bên dưới của phím xuất hiện tọa độ và số hiệu của trị đo được chọn.

+ ấn < Điểm 2 > và chọn điểm đo thứ hai trên màn hình. Nếu chọn được, trên cửa sổ giao diện bên cạnh và bên dưới của phím xuất hiện tọa độ và số hiệu của trị đo được chọn.

Điểm 1 và 2 có thể chọn lại nếu lặp lại 2 thao tác trên.

+ Xác định kiểu giao hội thuận bằng cách đánh dấu vào các tham số <Cạnh > < Góc >.

Vào giá trị của cạnh hoặc góc để giao hội

+ ấn < Giao hội > để dựng một trị đo mới theo những điều kiện trên.
+ ấn < Đặt lại > để xóa tòa bộ những lựa chọn và giá trị tham số đặt ở trên, làm lại mới.

+ ấn < Ra khỏi > để ra khỏi chức năng.
Trong trường hợp không giao hội được, chương trình sẽ thông báo cho người dùng. Còn trong trường hợp có 2 điểm đo thỏa nãm điều kiện giao hội ( cạnh - cạnh ) thì chương trình tạo ra hai điểm đo này. Người dùng sẽ phải tự quyết định sẽ xóa điểm đo nào đi.
II.4.4 Giao hội nghịch

Chức năng thực hiện phép toán giao hội nghịch trong trắc địa. Chức năng tạo trị đo mới khi biết tọa độ 3 trị đo và 2 góc giữa trị đo mới tới 2 trong 3 trị đo đã biết.
Menu Chọn Xử lý, tính toán-> Giao hội nghịch
Cửa sổ giao diện 

Thao tác 

+ ấn < Điểm 1 > và chọn điểm đo thứ nhất trên màn hình. Nếu chọn được, trên cửa sổ giao diện bên cạnh và bên dưới của phím xuất hiện tọa độ và số hiệu của trị đo được chọn.

+ ấn < Điểm 2 > và chọn điểm đo thứ hai trên màn hình.

+ ấn < Điểm 3 > và chọn điểm đo thứ hai trên màn hình.

Điểm 1, 2, 3 có thể chọn lại nếu lặp lại các thao tác chọn trên.

+ Đánh dấu và vào giá trị góc < Góc_12 > : góc từ điểm mới nhìn xuống canh 1 2

+ Đánh dấu và vào giá trị góc < Góc_12 > : góc từ điểm mới nhìn xuống canh 1 3

+ ấn < Giao hội > để dựng một trị đo mới theo những điều kiện trên.

+ ấn < Đặt lại > để xóa tòa bộ những lựa chọn và giá trị tham số đặt ở trên, làm lại mới.

+ ấn < Ra khỏi > để ra khỏi chức năng.

II.4.5 Chia thửa

Chức năng là công cụ tạo các cạnh thửa mới dựa trên 2 cạnh thửa cũ. Những cạnh thửa mới sẽ thỏa mãn :

Song song với nhau theo một góc cho trước hoặc song song với với một cạnh thửa đã có ( cạnh định hướng ).

Điểm đầu của các cạnh thửa mới nằm trên một cạnh thửa đã có ( cạnh bị chia ). Các điểm này cách nhau theo nhứng khoảng cách cho trước được tính trên cạnh bị chia : d1, d2,d3 ,d4,d5 .....

       Điểm cuối của các cạnh mới nằm trên một cạnh thửa nào đó (cạnh biên )









Menu  Chọn Xử lý, tính toán-> Chia thửa
Cửa sổ giao diện  

Thao tác :
+ Chọn hướng cho các cạnh thửa mới. Người dùng có thể vào trực tiếp giá trị góc của cạnh mới so với trục đứng hoặc ấn < Hướng > và chọn một cạnh thửa nào đó đã có. Chương trình sẽ tự tính được góc từ cạnh hướng này.

+ Chọn cạnh thửa bị chia : ấn < Đường chia > và chọn một cạnh thửa đã có. Cạnh thửa nào được chọn sẽ chuyển sang màu tím.

+ Chọn cạnh thửa biên : ấn < Đường biên > và chọn một cạnh thửa đã có. Cạnh thửa nào được chọn sẽ chuyển sang màu xanh.

+ Chọn hướng chia : Các cạnh thửa mới được tạo theo chiều từ phải sang trái hoặc ngược lại trên cạnh bị chia.

+ Chọn kiểu chia: chức năng cung cấp 3 kiểu chia cạnh bị chia như sau :
· Kiểu < Độ dài > : khoảng cách giữa các cạnh thửa mới sẽ luôn là giá trị độ  dài này. ( d1 = d2 = = giá trị độ dài )

· Kiểu < Số đoạn > : Cạnh bị chia sẽ chia thành n đoạn bằng nhau. Các cạnh mới sẽ bắt đầu từ các điểm chia này ( d1=d2=..=dn = Độ dài của cạnh bị chia / n )

· Kiểu < Tùy chọn > : Cạnh bị chia sẽ chia theo các độ dài khác nhau do người dùng vào theo từng cạnh mới một.

+ ấn < Chia thửa > để bắt đầu chia. Trong trường hợp kiểu chia là < Tùy chọn > thì người dùng sẽ phải lần lượt vào các giá trị độ dài liên tiếp trong cửa sổ giao diện sau :


 + ấn < Tiếp tục > để chia tiếp theo độ dài vừa vào hoặc ấn < Chấm dứt  > để thôi không chia nữa.

 + ấn < Đặt lại > để xóa tòa bộ những lựa chọn và giá trị tham số đặt ở trên, làm lại mới.

 + ấn < Thoát > để ra khỏi chức năng chia thửa.

II.4.6 Vẽ hình bình hành

Chức năng tạo một hình bình hành dựa trên 3 điểm đã biết.

Menu  Chọn Xử lý, tính toán-> Vẽ hình bình hành 

Cửa sổ giao diện 

Thao tác :

· ấn < Điểm 1 > và chọn điểm trị đo thứ nhất trên màn hình. Nếu chọn được, trên cửa sổ giao diện bên cạnh và bên dưới của phím xuất hiện tọa độ và số hiệu của trị đo được chọn.

· ấn < Điểm 2 > và chọn điểm đo thứ hai trên màn hình.

· ấn < Điểm 3 > và chọn điểm đo thứ hai trên màn hình.

· Chọn đường chéo : điểm thứ tư được tạo ra sẽ :

· đối xứng với điểm 3 nếu đường chéo là < Cạnh_12 >

· đối xứng với điểm 2 nếu đường chéo là < Cạnh_13 >

· đối xứng với điểm 1 nếu đường chéo là < Cạnh_23 >

· ấn < Dựng hình > để vẽ một hình bình hành

· ấn < Đặt lại > để xóa tòa bộ những lựa chọn và giá trị tham số đặt ở trên, làm lại mới.

· ấn < Ra khỏi > để ra khỏi chức năng.

II.4.7 Vẽ hình chữ nhật
Chức năng vẽ một hình chữ nhật có thể thay đổi góc quay và độ dài.

Menu  Chọn Xử lý, tính toán-> Vẽ hình chữ nhật

Thao tác :
· Chọn 1 vị trí là 1 góc hình chữ nhật

· Chọn vị trí thứ 2 xác định chiều một cạnh

· Chọn vị trí góc đối diện của hình chữ nhật

II.4.8 Vẽ đường từ trị đo

Đây là chức năng cải tiến vẽ đường nét bản đồ từ các trị đo đang hiển thị trên màn hình. Người sử dụng không cần sử dụng phím snap mà chức năng tự động bắt vào trị đo gần nhất.

II.4.9 Tính lại tọa độ

Chức năng tính lại tòan bộ tọa độ vuông góc của các trị đo đang trong bộ nhớ. Chức năng này sử dụng khi thay đổi tọa độ của trạm máy hoặc điểm khởi đầu.

II.5. Ra khỏi trị đo
Loại các chức năng về xử lý trị đo ra khỏi bộ nhớ. Đông thời xoá toàn bộ dữ liệu trị đo trong bộ nhớ. Nếu cần thiết, nên ghi lại các số liệu đo vào file.

III. chức năng của hệ thống với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

III.1. Quản lý bản đồ

Nhóm các chức năng cho phép người dùng quản lý, lựa chọn bản đồ cần đưa vào xử lý.

III.1.1 Kết nối với cơ sở dữ liệu

Chức năng liên kết bản đồ hiện thời đang được mở trong Microstation với cơ sở dữ liệu của nó. Nếu kết nối thành công, người dùng mới có thể tiếp tục thực hiện các chức năng về sau. Chức năng cần được chạy lại mỗi khi thông tin về topology của file bản đồ bị thay đổi ví dụ như mở bản đồ mới bằng lệnh của Microstation hoặc khi tạo lại Topology 

Menu Chọn Quản lý bản đồ -> Kết nối với cơ sở dữ liệu

III.1.2 Mở một bản đồ

Chức năng lấy một file bản đồ đã có trên đĩa thành file làm việc hiện tại. Một file làm việc đúng phải là file DGN nằm trong thư mục qui định (thư mục BANDO - xem phụ lục mô tả cách tổ chức lưu trữ file ) và có cơ sở dữ liệu đi kèm.

Menu Chọn Quản lý bản đồ -> Mở một bản đồ

III.1.3 Tạo mới một bản đồ 

  Chức năng nhằm tạo ra một file bản đồ mới và cơ sở dữ liệu liên kết với file này. Người dùng cần chú ý khi tạo một file mới tránh không được trùng tên với một file bản đồ khác đã có. Chức năng này mặc định sử dụng file FAMIS\system\empty.dgn là seed file.  Đây là file không có gắn hệ toạ độ địa lý. Nếu cần sử dụng file có gắn hệ toạ độ địa lý có thể sử dụng phần tạo file mới của Microstation với file seed tương ứng hoặc copy file seed này thành file empty.dgn

Menu Chọn Quản lý bản đồ -> Tạo mới một bản đồ

III.1.4 Chọn lớp thông tin 

Chức năng cho phép lựa chọn lớp thông tin cần số hóa, sửa chữa. Các đối tượng bản đồ lưu dưới dạng số phải thuân thủ theo bảng phân lớp thông tin đã được ban hành trong Qui phạm thành lập bản đồ địa chính do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999. 

Theo cấu trúc file DGN các đối tưọgn bản đồ được phân lớp theo các yếu tố sau :

Level của đối tượng. Phần lớn các đối tượng quan trọng đều được phân lớp theo chỉ số level này. DGN cho phép có tối đa 63 level từ 1 đến 63.

Đối với các đối tượng có cùng một chỉ số level ( chủ yếu và các đối tượng kiểu điểm), yếu tố để phân biệt các đối tượng là tên của ký hiệu ( Cell name). Tên ký hiệu thiết kế trong FAMIS chính là mã của đối tượng trong Bảng phân loại. Ví dụ đối tượng cột điện biểu diễn bằng cell có tên là QA1CD.

Để tự động hoá xác định level, ký hiệu, màu sắc cho từng đối tượng bản đồ khi số hoá, chỉnh sửa bản đồ địa chính, FAMIS có cung cấp các chức năng sau đây :

Chọn các đối tượng cần số hoá theo bảng quản lý đối tượng do FAMIS đưa ra bằng chức năng trong FAMIS. Cấu trúc bảng quản lý đối tượng tương tự như bảng phân lớp thông tin. Khi người sử dụng chọn một đối tượng nào đó là đối tượng hiện tại để xử lý từ bảng Quản lý đối tượng, các yếu tố đồ hoạ hiện tại của Microstation (level, kiểu, màu) lập tức thay đổi theo.
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Menu  chọn  <Quản lý bản đồ> <Chọn lớp thông tin>

III.1.5 Vẽ các đối tượng điểm

Các đối tượng kiểu ký hiệu tự động xác định level, màu sắc, kiểu, kích thước ( theo tỷ lệ bản đồ ) bằng chức năng <Quản lý bản đồ> <Vẽ các đối tượng điểm> trong FAMIS. FAMIS cung cấp một số kiểu đặt ký hiệu đặc biệt theo quanh hệ với các đối tượng khác như :

· Ký hiệu tường nhà chung, riêng luôn đặt vuông góc với cạnh tường

· Ký hiệu cầu, cống đặt theo quan hệ với các đối tượng như lề đường.

Menu  chọn  <Quản lý bản đồ> <Vẽ các đối tượng điểm>


III.1.6 Chọn kiểu chữ

 Các đối tượng kiểu chữ được tự động xác định level, màu sắc, font chữ, kích thước ( theo tỷ lệ bản đồ ) bằng chức năng <Tiện ích> <TextStyle> trong FAMIS. 

Menu  chọn  <Quản lý bản đồ> <Chọn kiểu chữ>

III.2. Nhập số liệu

Đây là nhóm chức năng thực hiện trao đổi dữ liệu với một số phần mềm thông dụng khác đang sử dụng trong quản lý bản đồ

III.2.1 Nhập bản đồ

Nhóm chức năng nhập số liệu từ một số dạng file trao đổi dữ liệu thông dụng hiện nay. FAMIS cho phép nhập từ 3 dạng file trao đổi chính như sau:

DXF, DWG : file trao đổi dữ liệu chuẩn thông dụng nhất cho bản đồ, do hãng AutoDesk, với sản phẩn là phần mềm AutoCad.

MIF, MID:  dạng file trao đổi chuẩn của phần mềm MAPINFO, một trong những phần mềm chạy trên máy đơn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

E00: Dạng file trao đổi chuẩn của hãng ERSI với sản phẩm là phần mềm ArcInfo trước đây và nay là ArcGIS. ArcGIS là một trong những phần mềm GIS mạnh nhất hiện nay.
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III.2.2 Xuất bản đồ

Nhóm chức năng xuất số liệu ra một số dạng file trao đổi dữ liệu thông dụng hiện nay. FAMIS cho phép xuất dữ liệu ra 4 dạng file trao đổi chính như sau:

DXF, DWG : file trao đổi dữ liệu của hãng AutoDesk, với sản phẩn là phần mềm AutoCad.

MIF, MID:  dạng file trao đổi chuẩn của phần mềm MAPINFO.

E00: Dạng file trao đổi chuẩn của hãng ERSI với sản phẩm là phần mềm ArcGIS. 

ViLIS: dạng file của phần mềm Hệ thống thông tin đất đai ViLIS.
III.3 Tạo topology

Topology là một mô hình lưu trữ dữ liệu bản đồ ( không gian ) đã được chuẩn hóa trên toàn thế giới. Mô hình không chỉ lưu trữ các thông tin địa lý mô tả về vị trí, kích thước, hình dạng của từng đối tượng bản đồ riêng lẻ mà còn mô tả được quan hệ về mặt không gian giữa các đối tượng bản đồ như nối nhau, kề nhau.

Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất của phần xây dựng bản đồ. Nó bao gồm các chức năng thực hiện và đảm bảo thực hiện đúng công việc đóng vùng các thửa từ các cạnh thửa đã có. Topology là mô hình để đảm bảo việc tự động tính diện tích, là đầu vào cho các chức năng tạo bản đồ địa chính, tạo hồ sơ thửa, tạo bản đồ chủ đề, vẽ nhãn thửa .v.v.  sau này.

III.3.1 Tự động tìm, sửa lỗi ( MRF CLEAN )

Chức năng tự động sửa lỗi thông dụng trong bản đồ số như là :

· Bắt quá ( Overshoot )

· Bắt chưa tới ( Undershoot )

· Trùng nhau  ( Dupplicate )

Xem chi tiết phần "Hướng dẫn sử dụng MRF CLEAN và MRF FLAG"

Chú ý những tham số sau:

Độ lớn của sửa lỗi (tolerance): phụ thuộc vào tỷ lệ bản độ, thấp nhất là 0.01.

Những lớp cần sửa lỗi đồng thời với nhau: đặt giá trị tolerance > 0.0

Xử lý trùng nhau theo tọa độ hình học: Remove duplicate : Geometry

Ví dụ : Sửa lỗi đồng thời level 10, 16:
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III.3.2 Sửa lỗi ( MRF FLAG )

Chức năng hiển thị vị trí các lỗi mà MRF FLAG không tự động sửa được và để người dùng tự sửa.

Xem chi tiết phần "Hướng dẫn sử dụng MRF CLEAN và MRF FLAG"

III.3.3 Kiểm tra thửa nhỏ

Trong quá trình số hóa hoặc chỉnh sửa số liệu, có thể xảy ra một số trường hợp dúng về mặt topology ( đóng kín ) nhưng không đúng về mặt bản đồ mà MRFCLEAN không phát hiện được. Đó là những trường hợp các đường tạo ra những vùng đóng kín có diện tích rất bé. Điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng thửa và đánh số thửa.

Có hai trường hợp điển hình tạo ra lỗi thửa nhỏ.

Đường số hóa hai lần hoặc bắt điểm không chính xác


[image: image11.png]



Để phát hiện lỗi thửa nhỏ,  FAMIS kiểm tra qua độ dài của các cạnh. Trong trường hợp đã chạy MRFCLEAN, những cạnh tham gia tạo thửa nhỏ sẽ có độ dài rất ngắn. FAMIS sẽ đánh dấu những cạnh này. Để hiển thị vị trí đánh dấu, sử dụng MRFFLAG.

Người dùng sẽ chỉ ra level kiểm tra và độ dài những cạnh có thể tham gia vào thửa nhỏ. FAMIS sẽ tự động đánh dấu những cạnh có độ dài bằng hoặc nhỏ hơn.
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III.3.3 Xóa Topology

Chức năng tự động xóa toàn bộ các đối tượng mô tả topology của bản đồ :

· Tâm thửa

· Nhãn thửa

Menu Chọn Tạo topology -> Xóa Topology

III.3.4  Tạo vùng ( Tạo topology )

Chức năng thực hiện tạo topology cho các đối tượng bản đồ được lựa chọn. FAMIS chỉ tạo topology cho các đối tượng dạng vùng như là thửa đất, sông suối. Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của FAMIS.

Chức năng đã được cải tiến nhiều trong FAMIS 2.0. Chức năng có thể chạy trong mọi phiên bản Window và có khả năng xử lý file có dữ liệu rất lớn. (FAMIS 1.0 chỉ chạy trong Window 95, 98)

Các đối tượng tham gia tạo topology có thể nằm trên nhiều level khác nhau, trên toàn file hoặc chỉ một vùng do người dùng định nghĩa ( fence )

Menu : Chọn Tạo topology -> Tạo vùng.
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Thao tác :

· Chọn các level chứa các đối tượng bản đồ tham gia vào tạo vùng, các level cách nhau bằng dấu ,

· Chọn level chứa các điểm đặc trưng ( trọng tâm ) của các đối tượng vùng được tạo ra, màu và tỷ lệ nhãn cho các điểm đặc trưng này.

· Xem xét một số lựa chọn để đánh dÊ phù hợp:

Tạo topology mới: Mặc định FAMIS khi tạo vùng sẽ kết thừa những thuộc tính của thửa đã được gán trước đó. Nếu muốn tạo một file topology mới hoàn tòan , đánh dầ và lựa chọn < Tạo topology mới>

Loại đất: vào mã loại đất sẽ được gán cho toàn bộ thửa mới sinh ra khi tạo topology. Mã chỉ có tác dụng khi file bản đồ chưa có file POL hoặc < Tạo topology mới> được đánh dấu.

Giữ diện tích cũ. Topology là chức năng đóng vùng và tính diện tích tự động. Mỗi lần tạo topology, diện tích cuả thửa đất sẽ được tính lại chính xác theo tọa độ của đường bao.. Trong một số trường hợp, người sử dụng cần thiết giữ lại diện tích đã gán cho thửa trước đó ( phần lớn nguyên nhân là đồng bộ giữa bản đồ và hồ sơ). Để giữ lại diện tích cũ, đánh dấu vào < Giữ diện tích cũ >

Đánh số hiệu cho thửa mới. Khi file bản đồ tạo lại topology, những thửa không thay đổi sẽ giữ nguyên thuộc tính : số hiệu thửa, diện tích .v.v. Đối với những thửa mới sinh ra do biến động, tách thửa sẽ được gán số hiệu là 0 ( mặc định) hoặc là số hiệ thửa cuối cùng đã có trong tờ bản đồ  + 1 nếu người sử dụngđánh dấu vào < Đánh số hiệu cho thửa mới >

· ấn <Tạo vùng> để bắt đầu quá trình tạo vùng

· ấn <Ra khỏi>  để kết thúc chức năng.

III.3.5 Gán thông tin hồ sơ địa chính băn đầu

Nhóm các chức năng này phục vụ  quá trình gán thông tin địa chính ban đầu. Hay nói cách khác, các thông tin hồ sơ địa chính ban đầu : loại đất, tên chủ sử dụng, địa chỉ được gán cho các thửa trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh bản đồ địa chính.

Các thông tin hồ sơ địa chính ban đầu của thửa bao gồm :

· Số hiệu bản đồ 

· Số hiệu thửa 

· Diện tích

· Loại đất ( tạm thời )

· Tên chủ sử dụng ( tạm thời )

· Địa chỉ ( tạm thời )

Một số thuộc tính thửa mới thêm trong FAMIS 2.0:

· Xứ đồng : địa danh thửa đất

· Số hiệu thửa tạm : Số hiệu thửa đánh theo kiểu cũ, không chính qui, cho phép có cả chữ và số, thông thường có khi số hóa từ  những bản đồ cũ. Ví dụ 143-a, 34.1, 45/2.

· Diện tích pháp lý: Diện tích của thửa đất đã lưu trong bộ Hồ sơ địa chính , Giấy chứng nhận ... có tính pháp lý. Diện tích pháp lý có thể không cùng giá trị với diện tích tính tự động của thửa đất trên bản đồ địa chính số.

Các thông tin hồ sơ địa chính ban đầu được tạo ra như sau :

· Số hiệu bản đồ : từ chức năng tạo bản đồ địa chính của FAMIS hoặc qua tên file DC<số hiệu bản đồ địa chính >.DGN

· Số hiệu thửa : được đánh tự động bằng chức năng "Tự động đánh số thửa" hoặc do người dùng tự đánh trong quá trình qui chủ từ nhãn.

· Diện tích : được tính tự động qua quá trình tạo vùng

· Loại đất, tên chủ sử dụng, địa chỉ được gán cho thửa bằng nhãn qui chủ qua chức năng Qui chủ từ nhãn.

Nhãn qui chủ là một đối tượng chữ có nhiều dòng ( text node ). Các dòng trong nhãn qui chủ lần lượt mô tả các thông tin của thửa theo thứ tự sau :

· Loại đất

· Tên chủ sử dụng

· Địa chỉ

III.3.5.1 Gán dữ liệu từ nhãn

Chức năng làm nhiệm vụ tự động lấy thông tin từ các chữ trên filebản đồ gán thành các giá trị thuộc tính cho thửa. Chức năng sẽ lấy thông tin ở chữ nào nằm trong thửa để gán. 

Nếu muốn gán nhiều thuộc tính cùng một lúc, thông tin sẽ được thể hiện bằng chữ có nhiều dòng, mỗi dòng là một giá trị thuộc tính. Thứ tự thông tin ở các dòng phải tuân theo thứ tự chỉ ra từ trên xuống dưới trong bảng gán dữ liệu từ nhãn.

Đây là một chức năng tự động. người dùng chỉ cần chọn chức năng và máy tự động chạy.

Menu Chọn Gán thông tin địa chính ban đầu -> Gán dữ liệu  từ nhãn
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Ví dụ:

Gán dữ liệu theo đánh dấu các ô  ở trên sẽ là : 53
Trần Văn Hùng

P34 A2 Khu TT Thành Công

III.3.5.2 Sửa nhãn thửa 

Chức năng sửa chữa các thông tin hồ sơ của thửa  qua chọn trên màn hình ( giao diện đồ hoạ )

Các thông tin có thể sửa ở đây là :

· Số hiệu thửa ( không nên sửa );

· Số hiệu thửa tạm ( số và chữ);

· Xứ đồng : địa danh thửa đất;

· Loại đất ( mã số). Mã ở đây có thể là mã tích hợp nếu thửa đất là đa loại đất. Ví dụ loại đất là T+Vườn sẽ gán  mã loại đất là 5217. Ngoài những loại đất chuẩn do Tổng cục Địa chính qui định, người sử dụng có thể định nghĩa thêm những loại đất mới bằng cách thêm vào trong file c:\famis\system\ldat.def.  Cấu trúc file này là <mã loại đất> <Ký hiệu loại đất>;

· Đối tượng sử dụng;

· Tên chủ sử dụng;

· Địa chỉ.

Menu Chọn Gán thông tin địa chính ban đầu -> Sửa nhãn thửa

Cửa sổ giao diện 
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Thao tác :
· Dùng con trỏ chọn thửa cần sửa thông qua chọn vào điểm đặc trưng của thửa

· Sửa các thông tin hiện ra trong của sổ giao diện 

· ấn <Chấp nhận > để ghi lại các thông tin vừa sửa

· ấn <Huỷ bỏ>  huỷ bỏ các thông tin vừa sửa xong và ra khỏi.

III.3.5.3 Sửa bảng nhãn thửa :

Chức năng cung cấp một cách khác để sửa thông tin của thửa. Các thông tin của thửa được hiện lên nàm hình dưới dạng một bảng ( Borwse Table). Mỗi một hàng tương ứng với thông tin của một thửa.

Menu Chọn Gán thông tin địa chính ban đầu -> Sửa bảng nhãn thửa

Cửa sổ giao diện 
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Các phím chức năng :

< |<< > : Về đầu danh sách

< << > : lên 1 bản ghi

< >> > : xuống 1 bản ghi

< >>| > : Về cuối danh sách

< Ghi > : chấp nhận các thông tin vừa sửa

< Hiển thị ra màn hình > : hiển thị đồ họa thửa đang được chọn ra đúng tâm màn hình

< Tìm kiếm > tìm kiếm thửa thỏa mãn những điều kiện nào đó

< Ra khỏi > : đóng cửa sổ giao diện và ra khỏi chức năng

Thao tác :

· Chọn thửa cần sửa trên danh sách các thửa

· Sửa các thông tin của thửa

· Sửa xong, ấn phím < Ghi >

Tìm kiếm thửa :

Chức năng cho phép nhanh chóng tìm được một hoặc nhiều thửa thỏa mãn những yêu cầu nào đó.




Người dùng có thể  tìm kiếm thửa theo một hoặc nhiều điều kiện khác nhau. Đó là :

· Theo số hiệu thửa

· Theo loại đất của thửa

· Theo tên chủ sử dụng

Các điều kiện để tìm sẽ được đánh dấu và tìm theo điều kiện bằng.

Trong hình minh hoạ trên là tìm thửa có số hiệu là 56 và tên chủ sử dụng là Trần Văn Thành

Thao tác :

· Vào các điều kiện tìm kiếm

· ấn < Tìm > để bắt đầu tìm kiếm trong danh sách thửa thoả mãn điều kiện.

· Nếu tìm thấy, con trỏ chọn sẽ nhảy đến thửa tìm được trong bảng danh sách. Nếu không, chương trình sẽ có thông báo.

· Trong trường hợp có nhiều thửa thoả mãn, ấn <Tìm tiếp > để nhảy tới thửa tiếp theo.

· ấn < Ra khỏi > để chấm dứt.

Tạo file báo cáo :

Chức năng : Tạo ra file text mô tả các thông tin về thửa đất phục vụ cho inấn, thống kê.

Thực hiện : Chạy chức năng “Gán thông tin địa chính ban đầu - Sửa bảng nhãn thửa “
Thao tác :

ấn phím <Báo cáo>, một file tên là tên bản đồ với đuôi là TXT được tạo ra trên đĩa.
III. 4 Bản đồ địa chính

III.4.1 Đánh số thửa tự động 

Chức năng đánh số các thửa trong bản đồ theo thứ tự từ trên xuống dưới, trừ trái qua phải. Vị trí thửa được xác đinh qua vị trí điển đặc trưng thửa. Để tránh việc đánh số thửa theo so sánh vị trí tuyệt đối ( sẽ dẫn tới tình trạng số hiệu thửa sau khi đánh song rất khó theo dõi do đôi khi vị trí của hai thửa  có số hiệu liên tiếp rất xa nhau ), chức năng cho phép định nghĩa một khoảng ( băng rộng ) theo chiều ngang, các thửa nào rơi vào cùng một khoảng (băng ) thì được đánh số thửa từ phải sang trái mà không quan tâm đến vị trí trên dưới.

Các thửa tham gia vào đánh số có thể là toàn bộ thửa trên file bản đồ hiện thời hoặc trong một vùng nào đó do người dùng định nghĩa ( fence ).

Menu : Chọn Bản đồ địa chính->Đánh số thửa tự động
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Số hiệu thửa có thể được đánh theo kiểu cũ “Đánh zích zắc”, người sử dụng có thể kiểm tra chiều đánh số thửa, nếu cần thiết có thể đánh dấu vào <Đổi chiều>.

Việc đánh số thửa tự động có thể dẫn tới thửa được đánh số không theo ý muốn, khó theo dõi. Người sử dụng có thể tạm sinh ra các số thửa tự động nhưng chưa gán thành thuộc tính của thửa mà chỉ là các chữ trên bản đồ. Sau khi đánh tự động. Người sử dụng di chuyển những nhãn số hiệu này một cách hợp lý. Lưu ý: một thửa chỉ có thể có và chỉ có một nhãn. Sau đó vào chức năng <Gán dữ liệu từ nhãn> để lấy nhãn này thành số hiệu của thửa đất. 

III.4.2 Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa

Đây là chức năng tạo ra các bản hồ sơ của thửa đất theo những mẫu qui định của Tổng cục Địa chính. Chức năng cho phép tạo ra các loại hồ sơ của thửa đất như sau :

· Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

· Trích lục của thửa đất

· Biên bản hiện trạng sử dụng đất
· Sơ đồ giải toả: Có tính diện tích thửa, nhà rơi vào qui hoạch

· Trích lục cho Giấy chứng nhận 

· Biên bản hiện trạng mới: in ra trên khổ giấy A4

· Giấy chứng nhận

Các thửa đất được chọn :

· từng thửa theo con trỏ

· Trong 1 vùng do người dùng định nghĩa

Sau khi tạo xong, hồ sơ thửa đất có thể

· Hiển thị dưới dạng file đồ họa trên màn hình

· Ghi lại thành một file đồ họa DGN mới . Tên file do người dùng tự định nghĩa

· In trực tiếp ra máy in, máy vẽ.

Dữ liệu hồ sơ của thửa :

· Lấy các thông tin tạm thời trong quá trình qui chủ tạm thời

· Lấy các thông tin chuẩn từ cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính.

· Lấy số hiệu thửa tạm hoặc diện tích pháp lý.

Menu Chọn Bản đồ địa chính-> Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa

Cửa sổ giao diện 

 EMBED PBrush  
[image: image18.png]8 Hb so thita dat

Loai _HA sk thust I~ foie
Tjle: _vita khung >| T Tovius

W GONdotithcdp |7 pgm | _Chonthiia
T~ V5 chiéu dii carh

I Vattcan ™ LD [ Ditich
F Vedimhthia [ e 1ang tiép
 Intén.diach 7 pathy

§ sortiép

LéGCN ken: [0000 1i: JOO0  makngi
(et Tiich 8
Nauéi KT o |

@ T
I~ Dirieutirappp || | Infentie TP
Ta[T aEn T

I Lipséthiatan [~ Lyydiéntich phip






Thao tác :

Các lựa chọn :

GCN do tỉnh cấp : Xác định GCN in ra do UBND tỉnh hoặc UBND huyện cấp. Nếu tỉnh cấp dòng trên của GCN là “UBND tỉnh Hà nam”, do huyện cấp là “UBND Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam”.

Đậm : các đường nét bản đồ được in đậm hoặc nhạt. Đánh dấu đậm khi in ra máy in kim, không đánh dấu khi in ra máy in laser.

Vẽ chiều dài cạnh: vẽ chiều dài các cạnh thửa đất

Vẽ tứ cận : có vẽ nhãn các thửa lân cận hay không, nhãn thửa lân cận có thể là SChỉ là số hiệu thửa đất  hoặc trong nhãn có loại đất đánh dấu <LD>,  hoặc trong nhãn có diện tích  đánh dấu <Diện tích>
Vẽ đỉnh thửa :  vẽ/không vẽ  số thứ tự các đỉnh thửa trong sơ đồ.

Mốc :  làm rõ các đỉnh thửa bằng một ký hiệu vòng tròn nhỏ.

In tên, địa chỉ : in ra/không in tên chủ sử dụng và địa chỉ của chủ.

· Chọn loại hồ sơ

· Xác định thửa chọn theo con trỏ hay theo fence

· Nguồn lấy số liệu : nếu lấy dữ liệu hồ sơ từ cơ sở dữ liệu từ Hồ sơ Địa chính đánh dấu "Dữ liệu từ CSDL HSĐC" và ấn <Liên kết với HSĐC > để tạo liên kết qua ODBC.

· ấn <Chọn thửa> để chọn thửa tiếp theo

· In ra hồ sơ : hồ sơ in ngay ra máy in mà không cần thao tác trong Microstation bằng cách ấn phím <in ra >

· ấn <Hồ sơ tiếp> để xem tiếp hồ sơ của thửa tiếp theo trong danh sách các thửa được chọn ( trong trường hợp  tạo hồ sơ cho nhiều thửa cùng một lúc ).

· ấn <Trang tiếp> khi hồ sơ đang được hiển thị trên màn hình để xem sang trang tiếp theo của hồ sơ nếu hồ sơ có nhiều hơn 1 trang.

· ấn <Ra khỏi> để kết thúc chức năng.

III.4.3 Tạo bản đồ địa chính

Chức năng tự động tạo một file mới lưu bản đồ địa chính từ bản đồ nền. Bản đồ địa chính được xác định theo 1 khung cho trước. Vị trí khung được xác định theo phương pháp chia mảnh và tỷ lệ bản đồ. Các thửa được chuyển sang bản đồ địa chính theo nguyên tắc diện tích lớn nhất: thửa được chuyển sang là những thửa nằm gọn trong khung bản đồ và những thửa có phần diện tích lớn nhất so với những phần còn lại bị cắt tại cạnh khung. Các đối tượng bản đồ còn lại không phải là thửa như : sông, đường giao thông .v.v. bị cắt chính xác tại cạnh khung.

Menu Chọn Bản đồ địa chính->Tạo bản đồ địa chính
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Bản đồ được tạo ra sẽ ghi vào file có tên là DC<số hiệu mảnh bản đồ địa chính>. Ví dụ file có tên là DC9.DGN là file bản đồ địa chính của mảnh 9.

Thao tác :

· Đánh số hiệu của mảnh bản đồ địa chính sẽ tạo ( Tham khảo file bảng chắp mảnh )

· Chọn phương pháp chia mảnh. Qui phạm chia mảnh bản đồ địa chính gồm 2 phương pháp: phương pháp 1 chia mảnh bản đồ 1/5.000 thành 6 tờ 1/2.000. Phương pháp chia mảnh 2 chia mảnh bản đồ 1/5.000 thành 4 tờ 1/2.000.

· Chọn loại bản đồ được tạo ra. Trong qui phạm qui đinh có 2 loại bản đồ : bản đồ địa chính gốc và bản đồ địa chính. Nhưng khi làm với phương pháp số, bản đồ địa chính gốc không cần thiết nữa. Tuy nhiên, để phù hợp với hiện tại, chức năng cũng cho phép tạo ra bản đồ địa chính gốc. Trong bản đồ địa chính gốc, các cạnh thửa đều bị chặt tại đúng mép khung.

· Chọn tỷ lệ bản đồ. Tỷ lệ bản đồ địa chính từ 1/200 đến 1/5.000.

· ấn phím  <Chọn vị trí mảnh> và chọn 1 vị trí bất kỳ mà người dùng tin chắc là nằm trong khung của bản đồ địa chính sẽ tạo. Chức năng sẽ tự xác định được tọa độ khung dựa vào nguyên tắc chia mảnh qui định trong qui phạm.

· Tạo sơ đồ bảng chắp cho toàn bộ tờ bản đồ bằng cách ấn <Tạo bảng chắp> và xác định góc trên và góc dưới vùng cần tạo.

Vùng giới hạn của tờ bản đồ mới <Vị trí mảnh> tạo ra có thể xác định theo 4 phương pháp.

· Tự động: phương pháp này xác định tọa độ giới hạn cuả tờ bản đồ mới theo đúng nguyên tắc chia mảnh bản đồ địa chính trong qui phạm.

· Hình chữ nhật: người sử dụng chọn một hình chữ nhật đã có trên bản đồ, mảnh mới tách ra theo vùng giới hạn của hình chữ nhật này.

· Tọa độ giới hạn: người sử dụng khai báo tọa độ góc trái dưới và góc phải trên, đây là vùng giới hạn của mảnh bản đồ mới.

· Hình khép kín: người sử dụng chọn một hình khép kín (Shape) đã có trên bản đồ, mảnh bản đồ mới tách ra sẽ bao gồm những thửa đất nằm trong vùng này.

III.4.4 Tạo khung bản đồ địa chính.

Chức năng tạo ra khung bản đồ địa chính với vị trí và cách thể hiện theo  đúng qui phạm qui định.
Menu Chọn Bản đồ địa chính-> Tạo khung bản đồ địa chính
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Hộp thoại có các mục lớn:

a) Các tuỳ chọn:

· Chọn kiểu khung: có hai kiểu khung là Khung bản đồ địa chính và Khung bản đồ gốc đo vẽ

· Tỷ lệ: có thể chọn trong các tỷ lệ : 200, 500, 1000, 2000, 5000. 

· Level và Màu ta có thể thay đổi lớp và màu mà khung sẽ được vẽ 

b) Các tiêu đề:

· Tên bản đồ : Tên của đơn vị hành chính

· Số hiệu mảnh: số hiệu mảnh bản đồ (nếu ta chọn phương pháp chia mảnh là phương pháp chia mảnh thứ nhất thì mục này sẽ tự động được tính)

· Tên xã: Tên địa phương hay thành phố mà tờ bản đồ nằm trong đó.

c) Toạ độ góc khung:

Khi ta nhấn vào nút <Chọn Bản Đồ> và chọn điểm trên màn hình thì hai toạ độ góc khung của bản đồ sẽ hiện lên. Đây là các toạ độ được tính dựa trên các tham số Tỷ lệ, Phương pháp chia mảnh mà ta đã chọn ở trên và theo qui phạm bản đồ địa chính. Ta có thể tự đổi lại toạ độ của 2 góc khung trong trường hợp muốn tạo khung không theo chuẩn 

Tọa độ góc khung bản đồ có thể lấy theo một fence có sẵn trên bản đồ. ấn vào <Fence> để lấy tọa độ giới hạn của fence là tọa độ góc khung bản đồ.
III.5. Xử lý bản đồ

Nhóm chức năng bao gồm các phép toán thao tác thông dụng nhất trên bản đồ số.

· Nắn bản đồ

· Tạo bản đồ chủ đề từ trường số liệu

· Vẽ nhãn bản đồ từ từ trường số liệu

III.5.1 Nắn bản đồ 

Chức năng dùng để nắn, chuyển các đối tượng bản đồ từ một hệ thống tọa độ khác sang hệ thống tọa độ của file bản đồ hiện tại thông qua các phép nắn Projective với các cặp điểm tọa độ khống chế. Hiện tại chức năng chỉ cho phép nắn với 4 điểm, trong phiên bản tiếp theo, chức năng cho phép nắn với số lượng điểm lớn hơn và các phương pháp nắn với bậc cao hơn.

Menu Chọn Xử lý bản đồ-> Nắn bản đồ

Cửa sổ giao diện 

Thao tác :

· Tham chiếu file cần nắn đưa vào file bản đồ hiện thời

· Đặt các cửa sổ hiển thị ( view ) sau cho các cặp điểm tương ứng có thể nhìn và chọn dễ dàng.

· Lần luợt chọn 4 cặp điểm tương ứng giữa file tham chiếu và file bản đồ hiện tại.

· Nếu chỉ chuyển một vùng nào đó trên file tham chiếu, chọn fence và định nghĩa vùng bằng fence.

· ấn <Nắn> đề bắt đầu nắn và đưa đối tượng bản đồ từ file tham chiếu vào file hiện tại.

· ấn <Ra khỏi> kết thúc chức năng nắn.
III.5.2 Tạo bản đồ chủ đề từ trường số liệu

Chức năng cung cấp cho người dùng một công cụ rất mạnh để sinh ra bản đồ chủ đề khác nhau trên một file bản đồ chính theo các số liệu thuộc tính liên kết với các đối tượng bản đồ.

Nguyên tắc tạo bản đồ chủ đề như sau :

Các đối tượng bản đồ thường có 2 loại thông tin:

· Thông tin không gian lưu trong file đồ họa

· Thông tin thuộc tính. lưu trong file cơ sở dữ liệu.

Để tạo bản đồ chủ đề, người ta phân loại một nhóm các đối tượng bản đồ dựa theo một thuộc tính nào đó. các đối tượng bản đồ trong cùng một phân loại có cùng một kiểu hiển thị ( màu sắc, ký hiệu, mẫu tô ) trên màn hình đồ họa. Cách phân loại dựa trên thược tính thường gồm 2 kiểu như sau :

· Trong khoảng (range ) : tất cả các đối có thuộc tính nằm trong khoảng giới hạn cận trên và cận dưới này đề thuộc 1 phân loại. Đây chính là bài toán phân bậc bản đồ trong bản đồ học.

· Theo chỉ số duy nhất  (Invidual value ) : tất cả các đối tượng có cùng 1 giá trị của thuộc tính đều được gộp vào một phân loại.

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu làm việc trên bản đồ địa chính, chức năng này chỉ xây dựng các bản đồ chuyên đề dựa các thửa ( đối tượng có kiểu vùng ). Chức năng còn có thể phát triển thêm và làm việc với tất cả các loại đối tượng bản đồ khác nhau.

Các đối tượng bản đồ được lưu trong file DGN, còn dữ liệu thuộc tính được lưu trong file dữ liệu dạng DBF. File DBF bắt buộc phải có trường số hiệu PARCEL_ID tương ứng với số hiệu thửa của các thửa trên bản đồ. Đây chính là trường khóa, móc nối giữa thửa trên bản đồ và trường của chúng.

Menu Chọn Xử lý bản đồ -> Tạo bản đồ chủ đề từ trường số liệu

Cửa sổ giao diện


Thao tác :
· Chọn tên file dữ liệu: ấn <File dữ liệu >. Dữ liệu thuộc tính của đối tượng bản đồ có thể được lưu ở nhiều file dữ liệu khác nhau( file mô tả chính, các file môt tả các thuộc tính quan hệ ) . Chức năng sẽ hiển thị tất cả các file dữ liệu hiện có trong thư mục làm việc để người dùng chọn. Chú ý file dữ liệu bắt buộc phải có trường PARCEL_ID để móc nối giữa dữ liệu bản đồ và dữ liệu thuộc tính.

· Chọn trường số liệu dùng phân loại : ấn < Trường >.Dữ liệu thuộc tính có thể gồm nhiều loại khác nhau. Mỗi một loại thuộc tính lưu trong 1 trường số liệu của file dữ liệu. Chức năng hiển thị danh sách tất cả các trường dữ liệu có trongfile để người dùng chọn.

· Chọn phương pháp tạo bản đồ chủ đề : ấn <Chủ đề>. Chức năng cung cấp hai phương pháp tạo bản đồ chủ đề : 

Theo phương pháp phân  khoảng : áp dụng cho các trường số liệu kiểu số.

Theo phương pháp chỉ số duy nhất : áp dụng cho các trường số liệu kiểu số, chữ, logic, ngày tháng.

· Chọn số phân loại : vào số phân khoảng cần tạo trong < Số khoảng >.

· Chọn công thức phân bậc: chọn <Công thức> . Trong bản đồ học, dựa vào phân bố của giá trị số liệu chia thành các công thức phân bậc bản đồ như sau :

Tuyến tính : 

công thức I = ( Xmax - Xmin ) / N

I  khoảng giá trị giữa 2 phân bậc

Xmax : giá trị lớn nhất trong dãy số liệu.

Xmin : giá trị nhỏ nhất trong dãy số liệu.

N : số phân bậc.

Cấp số cộng :

công thức : 
 (Xmax - Xmin )



I =




n*(n+1)/2

hoặc Xmin  + I + 2*I + 3*I + .. + n*I = Xmax
Cấp số nhân

công thức : 
   Xmax


I = 




    Xmin

hoặc Xmin  + Xmin *I + Xmin *I2  + .. + Xmin *In = Xmax
Nghịch đảo :

công thức : 




1/ Xmin - 1/ Xmax 



I = 





N

hoặc Xmin  + (1/Xmin-I)-1  + (1/Xmin-I)-2    +   ... +(1/Xmin-I)-n    =  Xmax
Để  thuận tiện cho người dùng, chức năng cung cấp một khả năng phân loại không theo công thức, người dùng tự định nghĩa cận trên và cận dưới các khoảng phân loại.
Sau khi định nghĩa số khoảng và công thức tính, chức năng tự phân loại số liệu và hiển thị trong bảng phân lớp 

· Thay đổi cận trên và cận dưới của khoảng :  trong trường hợp người dùng tự định nghĩa, người dùng có thể định nghĩa lại cận trên, dưới của khoảng đang được chọn trong bảng ( con trỏ đen).

· Đặt các tham số hiển thị : các đối tượng bản đồ thuộc cùng một phân loại được hiển thị theo cùng một kiểu giống nhau. Các đối tượng vùng trong MicroStation được tô màu hết sức tinh tế đa dạng ( Area Patterner ). Chức năng cũng lấy cách tô màu vùng của MircoStation để tạo bản đồ chủ đề. Vì vậy cách đặt các tham số này xim xem chi tiết về cách tạo một đối tượng tô màu ( Area Patterner ) trong phần "Hướng dẫn sử dụng Microstation trong xây dựng bản đồ địa chính"

Các tham số bao gồm :

· Màu tô

· Kiểu đường sẽ dùng trong mẫu tô

· Độ dầy đường

· Tên ký hiệu (cell ) sẽ tham gia tạo mẫu tô ( pattern )

· Tỷ lệ của ký hiệu khi đặt vào mẫu tô

· Độ rộng về chiều ngang giữa các ký hiệu khi đặt vào mẫu tô

· Độ rộng về chiều dọc giữa các ký hiệu khi đặt vào mẫu tô

· Góc quay của ký hiệu khi đặt vào mẫu tô

Bản đồ chuyên đề sau khi tạo ra có thể là một file bản đồ hoàn toàn mới hoặc nằm trong file bản đồ hiện thời ở một level nào đó.

· Đánh dấu <Level>  nếu muốn bản đồ chủ đề  được lưu ngay vào file hiện thời và ở level do người dùng qui định Hoặc đánh dấu <File mới> và gõ vào tên fiel mới sẽ lưu trữ bản đồ chủ đề được tạo ra.

· Toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo một bản đồ chủ đề có thể được lưu trữ lại và sau một thời gian này đó có thể lấy ra để dùng lại. Để ghi lại cách tạo bản đồ chủ đề hiện tại ấn <Ghi tham số> và các thông tin cho tạo bản đồ chủ đề sẽ được ghi lại vào file có tên ở mục <File>. Để lấy lại một cách tọa bản đồ chủ đề nào đó đã được ghi lại trước đó ấn <Lấy tham số>

· Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, ấn <Tạo bản đồ chủ đề> để thực hiện công việc này.

· ấn <Ra khỏi> khi không muốn dùng chức năng này nữa.
III.5.3 Vẽ nhãn thửa từ trường số liệu

Một trong những công cụ thường dùng nhất cho sử dụng bản đồ số là vẽ nhãn ( label ) cho các đối tượng bản đồ từ dữ liệu thuộc tính của nó. Một đối tượng bản đồ có thể có rất nhiều loại dữ liệu thuộc tính đi kèm theo. Tại một thời điểm, không thể hiển thị tất cả các dữ liệu liên quan đến ra được. Vì vậy, chức năng vẽ nhãn thửa sẽ cung cấp cho người dùng một công cụ để vẽ ra màn hình mọt số loại dữ liệu thuộc tính do người dùng tự định nghĩa và theo một định dạng cho trước.

Do phần mềm đáp ứng cho quản lý và xử lý bản đồ địa chính nên các đối tượng bản đồ có khả năng vẽ nhãn chỉ là các đối tượng kiểu vùng đã được tạo topology.

Menu Chọn Xử lý bản đồ -> Vẽ nhãn thửa

Cửa sổ giao diện 
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Thao tác :

· Chọn tên file dữ liệu : chọn trên danh sách <File dữ liệu>

· Chọn trường dữ liệu sẽ được vẽ ra thành nhãn : chọn trên danh sách <Trường>

· Chọn khoảng cách từ điểm đặc trưng ( tâm vùng ) cho đến vị trí đặt nhãn. Nhập khoảng cách 2 chiều <Dx>, <Dy> vào <K/cách từ tâm> . Đơn vị khoảng cách tính theo mét của bản đồ hiện thời.

· Chọn loại nhãn : thông thường, chức năng tạo nhãn tạo từ trường số liệu bất kỳ. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu của bản đồ địa chính, chức năng cung cấp thêm hai loại nhãn đặc biệt là nhãn thửa và nhãn qui chủ. Nhãn thửa là nhãn lấy số liệu từ các trường : số hiệu thửa, loại đất và diện tích. 

Nhãn sau khi tạo xong có dạng : 



    Số hiệu thửa

Loại đất



     Diện tích

Thông thường nhãn thửa được lưu dưới dạng 1 ký hiệu ( cell ) của MicroStation. Để vẽ nhãn thửa chọn <Nhãn thửa > trong phần <Loại nhãn>

Nhãn qui chủ là nhãn phục vụ qua trình đăng ký sơ bộ. Nhãn thửa là nhãn lấy số liệu từ các trường : số hiệu thửa, loại đất, tên chủ sử dụng và địa chỉ.
Nhãn sau khi tạo xong có dạng : 

· Số hiệu thửa 

· Loại đất

· Tên chủ sử dụng

· Địa chỉ

Thông thường nhãn qui chủ được lưu dưới dạng đối tượng chữ có nhiều dòng ( text node ) của MicroStation. Để vẽ nhãn qui chủ chọn <Nhãn qui chủ > trong phần <Loại nhãn>

Nếu chỉ vẽ nhãn thông thường, chọn <Tự do> trong phần <Loại nhãn>

· Đối với các 2 loại nhãn đặc biệt phục vụ cho bản đồ địa chính nêu trên, nhãn được tạo ra có thể chọn là cell hoặc text node. Chọn qua <Kiểu>. Nếu vẽ nhãn thông thường, nhãn luôn là một đối tượng chữ ( text )

· Chọn kiểu chữ cho nhãn : chọn <Kiểu chữ>.  Nhãn được vẽ với 3 kiểu chữ thông dụng nhất hiện nay là : Chữ không chân ( Arial ), chữ có chân ( Roman ) và chữ kiểu thư tín ( Courier ).

· Chọn dáng chữ cho nhãn : chữ cho nhãn có thể là tổ hợp của 3 dáng chữ : đậm , nghiêng, chữ hoa. Đánh đấu những dáng chữ nào cần dùng

· Chọn kích thước chữ : Đánh vào  <Kích thước chữ> độ rộng của chữ trong nhãn (tính theo mét).

· Trong trường hợp nhãn là tổ hợp của nhiều trường dữ liệu, khoảng cách giữa các dòng chữ mô tả trong nhãn được đinh nghĩa qua <Độ rộng dòng>

· Chọn màu cho nhãn : chọn <màu>

· Chọn level sẽ lưu nhãn : chọn <level>

· Để thực hiện công việc tạo nhãn ấn phím <Vẽ nhãn >

· Ra khỏi chức năng vẽ nhãn : ấn <Ra khỏi>

Vẽ nhãn thửa có thể :

Đối với những thửa đất có diện tích quá bé, không thể ghi nhãn thửa với đầy đủ thành phần, tại vị trí thửa chỉ cần ghi số hiệu  thửa, còn các thông tin loại đất và diện tích sẽ được vào một hàng dưới khung bản đồ.  Để vẽ những nhãn thửa bé cần:

Xác định giới hạn  diện tích thửa được coi là thửa bé: 10 m2, 50 m2,..

Xác định tọa độ góc dưới trái của khung bản đồ .

Loại đất của thửa đất in ra có thể là theo chuẩn hoặc theo một sự định nghĩa của người dùng thông qua <tên file mã loại đất>.


Số hiệu và diện tích thửa có thể là số liệu chính qui hoặc số liệu cũ thông qua lựa chọn “Số hiệu thửa chính qui/ Số hiệu thửa tạm” và “Diện tích chính qui/ Diện tích pháp lý”
III.6 Liên kết với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính 

Nhóm chức năng trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. Hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính bao gồm 2 cơ sở dữ liệu : cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính lưu trữ toàn bộ các thông tin về hồ sơ địa chính ( không kể phần bản đồ địa chính ). Do đặc thù dữ liệu khác nhau , hệ thống quản lý chung gồm 2 hệ thống con : hệ thống phần mềm tích hợp đo vẽ và bản đồ địa chính ( FAMIS ) và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ( CADDB ). Hai hệ thống được phát triển bằng các công cụ khác nhau. FAMIS  được xây dựng bằng ngôn ngữ C trên nền MicroStation, CADDB viết bằng FOXPRO. Tuy nhiên cả 2 cơ sở dữ liệu đều là dữ liệu thành phần của 2 đối tượng cần quản lý trong địa chính là : thửa đất và chủ sử dụng. Và hệ thống cũng là một hệ thống thống nhất. Để đảm bảo điều này, hệ thống chung phải có một cơ chế liên kết chặt chẽ, đồng bộ và theo thời gian thực giữa 2 hệ thống con, giữa 2 cơ sở dữ liệu thành phần. Cơ chế đã này đã được thiết lập giữa trên chuyển đổi trực tiếp qua file dạng DBF.

Các chức năng trong Liên kết với cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính dùng để trao đổi dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu thành phần.

Các bản đồ địa chính sau khi xây dựng xong, qua quá trình qui chủ tạm thời, bao giờ cũng tồn tại 1 cơ sở dữ liệu dưới dạng file DBF lưu dữ liệu hồ sơ địa chính tạm thời cho từng thửa ( hồ sơ thửa tạm thời) . Đó là các thông tin :

· Số hiệu bản đồ địa chính 

· Số hiệu thửa

· Diện tích

· Loại đất

· Tên chủ sử dụng

· Địa chỉ

Các thông tin này là thông tin phục vụ cho tạo cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ban đầu. Trong quá trình đăng ký, các thông tin này sẽ được sửa cho đúng đắn lại. Các thông tin này lưu trong cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính còn lưu đầy đủ các thông tin về hồ sơ địa chính như : mục đích sử dụng, hạng đất, thời hạn sử dụng , quyền sử dụng .v.v.

Trong quá trình quản lý đất đai, dữ liệu có thể biến đổi ở cả hai cơ sở dữ liệu. Ví dụ tách thửa, gộp thửa dẫn đến thay đổi số hiệu thửa, diện tích. Các dữ liệu mới cần cập nhật sang cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính. Khi chuyển quyền sử dụng dẫn tới thay đổi tên, địa chỉ chủ sử dụng, các dữ liệu được thay đổi trong cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính . Nó cần được cập nhật sang cơ sở dữ liệu hồ sơ thửa tạm thời.

III.6.1 Chuyển dữ liệu sang cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính

Chức năng chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hồ sơ thửa tạm thời sang cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính. Dữ liệu thuộc tính của thửa đất lưu trong file .POL sẽ được chuyển sang file .DBF. Đây là dạng file sử dụng để trao đổi với các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ khác như FOXPRO, ACCESS, SQL, ORACLE.

Menu Chọn Liên kết với CSDL HSĐC-> Chuyển dữ liệu sang CSDL HSĐC
III.6.2 Nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Hồ sơ Địa chính 

Chức năng nhận dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính cập nhật lại sang cơ sở dữ liệu thửa tạm thời. Các thông tin được cập nhật đó là :

· Loại đất

· Tên chủ sử dụng

· Địa chỉ

Chức năng cho phép cập nhập vào các thửa trong bản đồ địa chính hiện tại đang mở.

III.7. Ra khỏi

Chọn chức năng này để ra khỏi chương trình FAMIS

III.8 Tiện ích

Bao gồm các chức năng cung cấp một số công cụ hữu ích cho người dùng.

III.8.1 Vẽ bản đồ kiểm tra 


Chức năng :

Vẽ kích thước cạnh thửa của tờ bản đồ đang mở.

Thực hiện :

Chọn các tham số. 

L/thửa : lớp (level) chứa cạnh thửa. Thông thường là lớp 22.

Lớp tạo : lớp (level) chứa chữ mô tả kích thước cạnh.

Kiểu chữ :  số hiệu font chữ mô tả kích thước cạnh.

Kt/chữ : kích thước chữ mô tả kích thước cạnh, tính theo m.

Kc/dòng : khoảng cách giữa các dòng chữ, tính theo m.

Số thập phân : số chữ số thập phân của kích thước cạnh : 0,1,2,3 .v.v.

Màu : màu của chữ mô tả.

ấn phím <Chấp nhận> để tạo kích thước cạnh.

ấn phím <Ra khỏi> để ra khỏi chức năng này. 

III.8.2 Xóa nhãn

Tự động xóa nhãn thửa đất đã được vẽ lên trên bản đồ 

III.8.3 Gán nhãn thửa từ bản đồ địa chính 

Chức năng : Trong khi hoàn chỉnh về mặt bản đồ, chúng ta có hai loại bản đồ cần quản lý : bản đồ địa chính và bản đồ địa chính gốc. Bản đồ địa chính chứa gọn theo thửa, còn bản đồ địa chính gốc chặt thửa theo khung. Đánh số thửa và tính diện tích được thực hiện trên bản đồ địa chính. Sau đó nhãn của thửa ( loại đất  Sh thửa / diện tích ) sẽ được vẽ trong bản đồ địa chính. Đối với bản đồ địa chính gốc, chúng ta không thể đánh số và tính diện tich được vì không gọn thửa. Chức năng này làm nhiệm vụ chuyển những nhãn thửa đã được vẽ trong bản đồ địa chính sang thành nhãn của bản đồ địa chính gốc.

Thực hiện : mở file bản đồ địa chính gốc

Chọn “Tiện ích - Gán nhãn thửa từ BĐĐC“
Chọn file bản đồ địa chính tương ứng với bản đồ này.

III.8.4 Vẽ đường đê


Chức năng :

Vẽ đường đê theo ký hiệu qui định trong Qui phạm. Đường giới hạn mặt đê gọi là đường đỉnh, đường giới hạn chân đê gọi là đường chân.

Thực hiện :

Chọn các tham số :

Số đường : là số tia ngắn cộng với một tia dài.

Đ/dài : độ dài của tia dài. 100% là kích thước từ đường chân đến đường đỉnh.

Đ/ngăn : độ dài của tia ngắn. 100% là kích thước từ đường chân đến đường đỉnh.

K_cách : khoảng cách giữa các tia tinhd theo m.

ấn phím <Chọn Đ.đỉnh > sau đó ấn phím chuột chọn đường giới hạn mặt đê.

ấn phím <Chọn Đ.chân > sau đó ấn phím chuột chọn đường giới hạn chân đê.

Sau khi xác định xong các tham số, ấn phím <Vẽ> để vẽ đường đê.

ấn phím <Thoát > để ra khỏi chức năng này. 

III.8.5 Chọn kiểu chữ

Chức năng :

Chọn các loại cỡ chữ cố định theo tỷ lệ bản đồ và loại chữ mà nó mô tả. Kiểu chữ và kích thước tuân theo Qui phạm bản đồ địa chính.

Thực hiện :

Chọn loại chữ mô tả : Sông lớn, sông, tên phố, tên nhà .v.v.

Chọn tỷ lệ bản đồ : 1/200 – 1/5.000.

ấn phím <Chọn > chấp nhận chữ theo các lựa chọn trên.
III.8.6 Tính diện tích qui hoạch

Chức năng :

Tính toán diện tích và in ra danh sách những thửa rơi vào vùng qui hoạch ( là một đối tượng vùng (Shape) ở level 5). 

IV. chỉnh lý biến động trên bản đồ địa chính

Môđun mở rộng MODI.ma của FAMIS cung cấp những chức năng cơ bản về thao tác với các đối tượng hình học như giao hội, chia, cắt, kéo dài.

Những chức năng này có thể được  sử dụng trong chỉnh lý biến động trên bản đồ địa chính số.

Tất cả các điểm taọ ra khi tính toán đều nằm trong lớp (level) do người dùng định nghĩa. Những điểm này chỉ có tính tạm thời, nếu không cần thiết có thể xóa đi bằng nút <Xóa>.

IV.1 Giao hội thuận

Chức năng thực hiện giao hội xác định điểm thứ 3 khi biết tọa độ 2 điểm và khoảng cách hoặc góc từ 2 điểm đã biết đến điểm thứ 3.
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T
Thao tác:

· Đánh dấu chọn sử dụng chức năng Giao hội <Giao hội điểm điểm>

· Xác định hai điểm với tọa độ đã biết: ấn nút <Điểm 1> sau đó dùng con trỏ chọn một vị trí trên bản đồ. Chú ý dùng Snap để xác định vị trí cho đúng. Làm tương tự cho điểm 2.
Chọn phương pháp giao hội : cạnh – cạnh; góc – góc; cạnh – góc;

· Vào các giá trị cần thiết.

· ấn vào <tính toán> để tính điểm cần thiết.

· Trong một số trường hợp điểm tính ra có thể là 2 điểm. Người sử dụng lựa chọn điểm nào hợp lý.

IV.2 Tính khoảng cách từ một điểm tới 1 cạnh bất kỳ

Chức năng dựa vào một điểm và một đường  xác định các điểm trên đường cách điểm cho trước một khoảng cách nào đó. Điểm cho trước có thể nằm trên hoặc ngoài cạnh cho trước.


[image: image23.png]B sita chita dit I
T~ Giao Hai Thugn ¥ Giao hi ié, carh

Bién | [F75321 [SZ60 | g i [T
biém 2 [F57705T [S021269 (R
—— Corh

I Canh ¥ Goo 1200000 D3 dai [ 1150000
W Canh [ Géo [8500000 W Chén vertex

I™ Tirh diém tén canh I~ Toa do diém méi

e o ([FBR

Chon cién| [E58280 Chon 8 |
ErrEn

W Khodng céch I T61) [ 000

200000 W Qualdedy) [T300000

I Chiéudsi
I Quald géc)

¥ Chén verlex

Levelduara [63 Tinh todn

Xt 1§ canh
Chia carh

Néi canh





Thao tác:
· Đánh dấu chọn sử dụng chức năng Giao hội <Giao hội điểm cạnh>

· Xác định một điểm với tọa độ đã biết: ấn nút <Chọn điểm> sau đó dùng con trỏ chọn một vị trí trên bản đồ. Chú ý dùng Snap để xác định vị trí cho đúng.

· Xác định cạnh cho trước: ấn <Cạnh> sau đó dùng con trỏ xác định một đường gấp khúc (line, line string) trên bản đồ.

· Vào độ dài khoảng cách.

· Nếu muốn những điểm mới trở thành những điểm trong bản thân cạnh mới đánh dấu vào <Chèn vertex>

· ấn nút <Tính toán>.

· Nếu các thao tác đúng, trên cạnh sẽ xuất hiện những điểm mới.
IV.3 Tính điểm trên cạnh

Chức năng xác định những điểm trên một cạnh cách một vị trí nào đó trên cạnh theo độ dài dọc theo cạnh hoặc khoảng cách gần nhất.
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Thao tác

· Đánh dấu chọn sử dụng chức năng <Tính điểm trên cạnh>

· Xác định một điểm trên một cạnh: ấn nút <Chọn điểm> sau đó dùng con trỏ chọn một vị trí trên cạnh. Chú ý dùng Snap để xác định vị trí cho đúng.

· Chọn phương pháp tính điểm mới là theo độ dài dọc theo cạnh <Chiều dài> hoặc khoảng cách gần nhất <Khoảng cách>.

· Vào độ dài khoảng cách.

· Nếu muốn những điểm mới trở thành những điểm trong cạnh đánh dấu vào <Chèn vertex>

· ấn nút <Tính toán>.

· Nếu các thao tác đúng, trên cạnh sẽ xuất hiện những điểm mới.

IV.4 Tạo điểm mới từ những tọa độ đã biết

Tọa độ điểm mới được xác định từ một tọa độ đã biết bằng 3 phương pháp.

· Tọa độ điểm mới xác định chính xác theo tọa độ (x,y)

· Tọa độ điểm mới xác định từ một tọa độ theo gia số vuông góc dx,dy

· Tọa độ điểm mới xác định từ một tọa độ theo gia số tọa độ cực <Góc phương vị> <Khoảng cách>
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Thao tác:

· Đánh dấu chọn sử dụng chức năng <Tọa độ điểm mới>

· Xác định một tọa độ trên bản đồ. Chú ý dùng Snap để xác định vị trí cho chính xác.

· Chọn phương pháp tính điểm mới theo tọa độ, gia số vuông góc hoặc gia số tọa độ cực.

· Vào các giá trị tương ứng.

· ấn nút <Tính toán>.

IV.5 Chia cạnh

Chức năng tự động chia một đường gấp khúc thành hai đường nối nhau tại điểm chia.
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IV.6 Nối cạnh

Chức năng tự động rà lại và nối hai canh thành một cạch tại những điểm nút mà chỉ có 2 cạnh nối vào nhau.

Đây là phép xử lý cần thiết trước khi tạo topology cho bản đồ địa chính.
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